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Bản vẽ minh hoạ

Mở đầu

Hà Tây là một tỉnh cửa ngõ thủ đô Hà Nội, có nhiều tiềm năng về đất đai, lao động, ngành nghề, cơ sở vật chất kỹ thuật, danh lam thắng cảnh, nên có điều kiện để phát triển kinh tế toàn diện với một tốc độ nhanh và sớm chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá như nghị quyết Đại hội Đảng IX đã đề ra.

Để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tây theo quy hoạch đến năm  2010, tỉnh Hà Tây đã hình thành nhiều dự án phát triển công nghiệp và đô thị, trong đó dự án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bắc Phú Cát  nằm trong quy hoạch chung của đô thị mới Hoà Lạc đã được Thủ Tướng chính phủ phê duyệt 02-06-1997 số 372 TTG.

Năm 1998 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây đã giao cho Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp 260 ha. Đến tháng 6/2001 để thực hiện đồng bộ triển khai các dự án quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu vực khác như KCN cao, khu dân cư Đồng Xuân, khu làng văn hoá các dân tộc, khu các trường đại học trong đô thị này, Tổng công ty Vinaconex được UBND tỉnh Hà Tây quyết định chính thức là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bắc Phú Cát.

Tổng công ty Vinaconex đã nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết KCN Bắc Phú Cát trên cơ sở quy hoạch tổng thể với quy mô 327 ha theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và đã được phê duyệt theo Quyết định số 1649/QĐ-BXD ngày 6 tháng 12 năm 2002. 

Dự án quy hoạch khu công nghiệp Bắc Phú Cát được duyệt có nhiệm vụ: Đáp ứng được yêu cầu phát triển công nghiệp cho tỉnh Hà Tây, vùng lân cận của thủ đô Hà Nội. Cụ thể hoá một phần quy hoạch chung đô thị mới Hà Lạc đã làm cơ sở cho việc quản lý đất đai xây dựng theo quy hoạch, làm cơ sở cho việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

Tuy nhiên với yêu cầu thực tế về việc mở rộng đường cao tốc Láng – Hoà Lạc và các tác động trực tiếp của nó đến khu CN Bắc Phú Cát và tình hình phát triển kinh tế xã hội thực tế. Được sự đồng ý của Bộ Xây Dựng và UBND tỉnh Hà Tây, Tổng công ty Vinaconex đã triển khai thực hiện công tác điều chỉnh lại quy hoạch khu công nghiệp Bắc Phú Cát, với mục tiêu sử dụng hiệu quả nhất quy hoạch chi tiết đã được duyệt trên cơ sở thực tế, tăng tính khả thi của dự án trên cả phương diện kinh tế và xây dựng
Các Căn cứ và sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch

1.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch.

Với quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt, khu CN Bắc Phú Cát đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm của nhà nước, hồ sơ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội, nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng không ngừng tăng lên. Dự án trọng điểm quốc gia là tuyến đường cao tốc Láng Hoà Lạc tuyến đường đối ngoại huyết mạch của khu công nghiệp có sự điều chỉnh. Vì vậy ảnh hưởng tới quy mô và tính chất của khu CN Bắc Phú Cát, yêu cầu đến sự phù hợp của quy mô dự án, mối liên hệ vùng cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu CN. 
Việc điều chỉnh tuyến đường này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến một số doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng ngay cạnh đường Láng – Hoà Lạc (giáp với ranh giới phía Bắc của khu công nghiệp). Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này giảm thiểu khó khăn do đã đầu tư tại đây, UBND Tỉnh đã có chủ trương để cho các doanh nghiệp này được lùi vào phía trong (trong phạm vi quy hoạch khu CN Bắc Phú Cát) với vị trí liền kề vị trí cũ của doanh nghiệp đã đầu tư. Đồng thời, chuyển đổi chức năng một số lô tương ứng để dành chỗ cho những doanh nghiệp này (khu xử lý nước thải, khu sản xuất công nghiệp điện tử) và một vài tuyến đường cho phù hợp với nhu cầu sử dụng trong khu công nghiệp.
Tóm lại, việc điều chỉnh để đáp ứng thống nhất về định hướng phát triển chung là cần thiết nhằm:

· Chính xác hóa ranh giới vị trí khu CN Bắc Phú Cát theo quy hoạch chung của khu vực và định hướng phát triển quốc gia khi tuyến đường cao tốc Láng Hoà Lạc điều chỉnh mở rộng.

· Tăng tính khả thi hơn nữa của hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

· Phân kỳ đầu tư hợp lý trên cơ sở thực tế của các dự án trọng điểm quốc gia như: đuờng cao tốc Láng – Hoà Lạc, Dự án cấp nước Sông Đà, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Khu tái định cư Hoà Phú...        

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án quy hoạch chi tiết đã dược phê duyệt

· Cụ thể hoá chính xác quy hoạch chung đã được phê duyệt

· Phối kết hợp với các công trình trọng điểm quốc gia đối với khu CN

· Lấy các căn cứ và nghiên cứu của QH đã được duyệt làm tiền đề nhằm xác định đúng vị trí và giới hạn xây dựng các công trình trong khu CN.

· Lập kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một không gian cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển của khu vực làm cơ sở quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp.

· Lập tiêu chí lựa chọn các Doanh nghiệp vào khu công nghiệp.

1.3. Nhiệm vụ của Quy hoạch chi tiết điều chỉnh

· Xác định lại quy mô của dự án trên cơ sở thay đổi về thiết kế của đường cao tốc Láng – Hoà Lạc và sự thay đổi chức năng của khu dân dụng Bắc Phú Cát nằm giáp phía Tây dự án. 

· Điều chỉnh lại hệ thống giao thông để thống nhất với tuyến đường cao tốc Láng - Hoà lạc đã được phê duyệt và thay đổi lại quy mô tiếp cận từ đường cao tốc vào dự án do sự thay đổi thiết kế của tuyến cầu vượt từ khu công nghệ cao Hoà Lạc sang.. 

· Điều chỉnh lại công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật trên nguyên tắc cân bằng đào đắp tiểu khu tạo điều kiện phân kỳ đầu tư hợp lý tăng tính khả thi dự án mà không ảnh hưởng đến cao trình lũ lụt khu vực.

· Điều chỉnh các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi theo của dự án: phù hợp với san nền, quy mô thay đổi các tuyến, vị trí của khu xử lý nước thải cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (vẫn đảm bảo đến tính kỹ thuật của dự án đã được duyệt).

· Xác định lại chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường.

· Lập Điều lệ quản lý xây dựng mới theo quy hoạch điều chỉnh khu CN

1.4. Căn cứ lập thiết kế điều chỉnh Quy hoạch chi tiết

· Căn cứ  Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Căn cứ nghị định 08/2005 NĐ-CP ngày 27/1/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng.

· Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 08 năm 2005 về việc hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

· Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu  bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

· Căn cứ hồ sơ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bắc Phú Cát đã được duyệt theo Quyết định 1649/QĐ-BXD ngày 6 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

· Công văn số 89/BXD-KTQH ngày 21/1/2005 về việc điều chỉnh cao độ thiết kế san nền khu CN Bắc Phú Cát, Tỉnh Hà Tây.

· Công văn số 1352/BXD-KTQH ngày 08/7/2005 về việc điều chỉnh vị trí khu xử lý chất thải tại khu CN Bắc Phú Cát, Tỉnh Hà Tây.

· Công văn số 2117/BXD-KTQH ngày 17/10/2005 về việc điều chỉnh 1 số khu chức năng trong QHCT khu CN Bắc Phú Cát, Tỉnh Hà Tây.

· Các số liệu kinh tế xã hội khu vực quy hoạch.

· Các tiêu chuẩn, quy phạm liên quan hiện hành của Nhà nước.

II. Đặc điểm tự nhiên, hiện trạng khu đất xây dựng.

2.1. Đặc điểm tự nhiên:

2.1.1.  Địa hình địa mạo:

Khu vực nghiên cứu thuộc vùng trung du. Phía Tây Bắc khu đất có một quả đồi cao từ 41 đến 55m trồng bạch đàn, có độ dốc bình quân< 7% thoải dần từ hướng Tây Bắc xuống Đông Nam. Đất còn lại là đồi thoải xen kẽ là ruộng, độ cao bình quân +8m (11m. Phía Đông Nam khu đất có hai suối nhỏ , do đó việc thoát nước rất thuận lợi.

2.1.2.  Khí hậu thuỷ văn:

+Khí hậu 2 mùa : Mùa mưa từ tháng 5(10: Mùa khô từ tháng 11(4. Vùng này chịu ảnh hưởng của khí hậu Trường Sơn. Mùa đông đến sớm và lạnh. Mùa hè nóng khô chịu ảnh hưởng của gió Tây (gió Lào ). Mùa mưa thường đến sớm.

Nhiệt độ trung bình cả năm : 23.3(C.

Cao nhất là 41.2(C.

Độ ẩm không khí bình quân : 70(80%.

+Thuỷ văn : Đây là vùng nhiều sông, suối, hồ đầm nên lượng mưa dưới 300mm không ngập lụt. Nước mặt chủ yếu dựa vào sông Tích và 3 con suối lớn bắt nguồn từ Hoà Bình rồi đổ vào sông Tích. Ngoài ra còn một số hồ nhỏ ở phía Bắc và phía Tây đường 21A ( đối diện với khu công nghiệp ).

2.1.3. Địa chất : 

Theo tài liệu đã khảo sát của liên đoàn địa chất 3, đất đai của vùng này có nguồn gốc trầm tích sông Lũ, cuội, sỏi cạn cát. Đá gốc chủ yếu là bột kết đá phiến sét chứa vật liệu xây dựng. Tầng canh tác mỏng ( khoảng từ 30cm đến 50 cm). Địa chất ổn định , đất chịu tải tốt, độ nén (Ro) bình quân từ 2,5kg đến 3kg/cm2, rất thuận lợi cho việc xây dựng các công trình và bảo đảm tính bền vững của công trình.

2.2. Hiện trạng tổng hợp: 

2.2.1. Sử dụng đất : 

-Tổng diện tích khu đất nghiên cứu: 306,72ha.

Trong đó : 

- Đất cấy lúa:
61,57  ha 

- Đất màu + Cây công nghiệp:
137,75 ha.

- Đất công nghiệp:
7,56 ha

- Đất lâm nghiệp + đồi:  
16,92   ha 

- Đất ở dân dụng:
38,87  ha

- Đất ao, hồ , suối:
34,5 ha 

- Đất giao thông thuỷ lợi:
9,55 ha 

Tổng cộng:




     306,72 ha 

2.2.2. Hiện trạng các công trình kiến trúc : 

Đất ở 38,87 ha trong đó công trình kiến trúc 

Bảng 1: Bảng thống kê hiện trạng công trình kiến trúc
	STT
	Loại công trình
	Đơn vị
	Số lượng
	Tổng diện tích

	
	
	
	
	

	1
	-Nhà dân, cấp 3 : 50m2/nhà 
	nhà
	44
	2.200m2

	2
	-Nhà dân , cấp 4 : 40m2/nhà 
	nhà
	688
	27.720m2

	3
	- Nhà máy cốt sợi thuỷ tinh
	
	
	24.600m2

	4
	- Nhà máy đá ốp lát
	
	
	79.800m2

	5
	- 3 nhà máy của Cty HIT, HTI, lắp ráp xe máy, xe đạp điện
	
	
	50.300m2

	
	Tổng cộng
	
	
	184.620m2


2.2.3. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật : 

a)  Cấp điện : 

Có trạm biến áp trung gian Thạch Thất 3 với 2 máy x 1800 KVA, biến áp trung gian Hoà Thạch 1 máy x 1800 KVA. Hiện nay Tổng công ty điện lực miền Bắc đang thi công hệ thống điện 110 KV từ Xuân Mai đến thị xã Sơn Tây đi qua khu đất nằm chếch từ khu làng Nông Lâm qua suối đến đường cao tốc từ cột điện số C21- C26 cấp cho KCN và khu công nghệ cao Hoà Lạc.

b)  Giao thông : 

Về đường bộ : Hiện tại khu công nghiệp đang được nối liền với thủ đô Hà Nội, Sơn Tây, Phú Thọ, Hoà Bình, Vĩnh Yên, bằng các tuyến đường 21A, đường 32, đường 6 và tuyến cao tốc Láng - Hoà Lạc. Hiện tại và trong tương lai tuyến đường 21A và tuyến đường cao tốc Láng - Hoà Lạc sẽ là hai tuyến đường đối ngoại chính của khu công nghiệp.

Tuyến đường 21A nối khu công nghiệp với cảng đường sông Sơn Tây, từ cảng này sẽ vận chuyển hàng hoá lên Tây Bắc và ra biển.

Trong tương lai, nếu cải tạo hai sân bay Hoà Lạc và Miếu Môn để phục vụ dân sinh kinh tế, thì khu công nghiệp thuận lợi cả về đường không, khu công nghiệp cũng thuận lợi cả về đường sắt vì khu này chỉ cách tuyến đường sắt Bắc - Nam hơn 20km theo đường cao tốc Láng - Hoà Lạc.

Các tuyến đường giao thông trong khu tuy chỉ là đường đất và đường thấm nhập nhựa, nền đường tốt và đã được san ủi nên hiện tại các loại ô tô con vẫn đi lại thuận tiện.Việc cải tạo và xây dựng mới các tuyến đường trong khu sẽ đỡ tốn kém nhiều so với các nơi khác.

c)  Thông tin liên lạc:

Ngoài hàng rào khu công nghiệp đã có hai bưu điện trung tâm là ngã ba Hoà Lạc và Phú Cát, đường dây thông tin đã kéo về đến trung tâm xã Thạch Hoà, toàn vùng này và vùng Sơn Tây đã được phủ sóng nên dùng điện thoại di động cũng rất thuận tiện.

d) Cấp thoát nước:

Vùng này chưa có hệ thống cung cấp sạch. Các hộ dân sử dụng nước sinh hoạt chủ yếu bằng các giếng đào ( giếng sâu trung bình 7-8m ).Do địa hình như trên nên việc thoát nước rất thuận lợi, chủ yếu thoát nước qua con suối Trắng rồi đổ ra sông Tích. Hiện tượng úng ngập ở vùng này hầu như không xảy ra với vũ lượng 300mm.

e) Các dự án đầu tư có liên quan : 

Khu công nghiệp Phú Cát nằm trong tổng thể chuỗi công nghiệp, đô thị ven đường 21 và đường cao tốc Láng – Hoà lạc, là một trong bốn phân khu của đô thị Hoà Lạc. Vì vậy việc xây dựng các cơ sở hạ tầng chủ yếu cho khu công nghiệp như Tổng công ty Vinaconex đang đầu tư xây dựng nhà máy nước Sông Đà với công suất 300.000m3/ngày đêm (giai đoạn đầu ). Giai đoạn sau nhà máy sẽ nâng công suất lên 600.000m3/ngày đêm.

Khu công nghiệp này trước mắt sẽ gắn bó chặt chẽ với các khu công nghệ cao, khu đại học Quốc gia, khu Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam và khu dân cư của đô thị Hoà Lạc, đặc biệt là gắn bó với khu công nghệ cao và đại học quốc gia. Hai khu trên đã làm xong phương án khả thi và khu Công nghệ cao đang khởi công thi công hạ tầng. Lâu dài khu này còn gắn bó với đô thị Xuân Mai, Miếu Môn và Sơn Tây.

2.3. Đánh giá tổng hợp hiện trạng : 

2.3.1.  Những mặt thuận lợi:

a) Thuận lợi về vị trí chiến lược

Trong những năm tới hướng phân bố công nghiệp trên tuyến hành lang đường 21 và đường cao tốc Láng – Hoà lạc là các ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật cao ở khu vực Hoà Lạc, công nghiệp nặng ở Miếu Môn nhằm tạo ra đột phá lớn trong phát triển kinh tế xã hội ở phía Tây vùng đồng bằng Sông Hồng, đảm  nhận vai trò không những chỉ là động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng, mà còn là địa bàn triển khai công nghiệp lớn của vùng theo định hướng, tránh tập trung quá mức vào đô thị lớn, nhất là thủ đô Hà Nội.

Phát triển công nghiệp tuyến hành lang 21 và đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, đặc biệt là phát triển nhanh, đồng bộ các khu công nghiệp kỹ thuật cao trên cơ sở tăng cường và đẩy mạnh mối quan hệ, phối hợp trong nghiên cứu chế tác và ứng dụng. Cùng với sự hình thành tuyến đường cao tốc Láng Trung - Hoà Lạc sẽ phát triển tuyến đường 21A để tạo nên mạng lưới giao thông đường bộ hoàn chỉnh.

Khai thác thế mạnh tổng hợp của các tỉnh, của các ngành, thành phần kinh tế đặc biệt là thủ đô Hà Nội và Tỉnh Hà Tây trên tuyến đường 21 và đường cao tốc Láng – Hoà Lạc. Tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực, các khu vực để sớm đưa lai hiệu quả kinh tế cao.

Tuyến đường 21, đường cao tốc láng – Hoà Lạc cùng với tuyến đường số 2, 13 và tuyến số 3 tạo nên một cánh cung Tây Bắc và Bắc Hà Nội này, sẽ là khu vực bố trí công nghiệp, các trung tâm đào tạo - nghiên cứu khoa học và du lịch, nghỉ dưỡng để dãn bớt sự tập trung quá mức cho thủ đô Hà Nội.

b)  Thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu công nghiệp :

Tuyến quốc lộ 6 và quốc lộ 21 nối từ Hà Nội với các tỉnh phía Tây và phía Nam. Tuyến 21 là lộ trình xuất phát của đường cao tốc Bắc Nam. 
Tuyến đường bao khu công nghiệp sẽ được khởi công trong thời gian tới đây.
Điện lưới quốc gia thuận lợi và hệ thống thông tin.

Trước mắt dùng nguồn nước từ hồ Tân xã và các giếng khoan vận hành nhà máy nước công suất 15.000m3 /ngày đêm ở Khu công nghiệp cao Hoà Lạc. Về lâu dài, nhà máy nước Sông Đà công suất 600.000m3 /ngày đêm , giai đoạn 1 300.000 m3/ngày đêm sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2007.

Sân bay Hoà Lạc nếu được cải tạo nâng cấp vừa vụ cho quốc phòng, kinh tế và thuận lợi cả đường hàng không. 
c) Thuận lợi về đất đai:

Đây là vùng đồi gò đất lúa ít và năng suất ruộng đất thấp, cây trồng toàn cây sắn và một số cây ăn quả khác. Việc chuyển mục đích sử dụng đất ruộng và đất gò, đồi sang đất công nghiệp là hiệu quả nhất, công tác xây dựng sẽ đỡ tốn kém và có điều kiện cải tạo bộ mặt nông thôn của vùng này.
Hiện tại, nhà điều hành của khu công nghiệp đã được khởi công xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cho công tác quản lý chung của toàn khu.

d) Thuận lợi về giải phóng mặt bằng :

Dân cư hiện tại thưa, cơ sở vật chất chưa có giá trị lớn hoa mầu với giá trị không lớn, thuận lợi cho việcgiải phóng mặt bằng và đền bù.

e) Thuận lợi về địa chất công trình - địa chất thuỷ văn:

- Tầng canh tác mỏng (khoảng 30-50cm ). Địa chất ổn định, đất chịu tải tốt. Ro = 2,5 kg - 3 kg / cm2.

- Thuận lợi cho việc xây dựng các công trình cao tầng và kiên cố.

- Nước ngầm ở trong vùng có chất lượng tốt. Nước thuộc loại mềm, độ tổng kháng hoá dao động từ 0,3 - 0,5 g/ lít. Nước có độ pH từ 6,5-7 ( axít yếu đến kiềm yếu ).

2.3.2. Những mặt không thuận lợi:

Hệ thống giao thông trong vùng đã hình thành nhưng là đường cấp phối, chưa có các tuyến đường theo quy hoạch. Chưa có mạng lưới điện tiêu thụ (0,4 KV). 

III. điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp

3.1. Các nguyên tắc chung:

3.1.1.  Về kinh tế:

Hạ thấp giá thành xây dựng, giảm nhẹ vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng bằng các giải pháp sau:

· Giải pháp san nền, tận dụng cốt cao độ tự nhiên, cân bằng khối lượng đào đắp tại chỗ.

· Giảm chiều dài hệ thống giao thông, đường ống, đường dây và các thiết bị bảo đảm kỹ thuật khác.

· Phân đợt đầu tư hợp lý phù hợp với địa hình thuận lợi về giải phóng và đền bù mặt bằng khu đất.

3.1.2. Về đảm bảo an toàn:

Các công trình trong khu công nghiệp phải được quản lý và hoạt động an toàn, sử dụng các biện pháp sau:

· Xây dựng tường rào và nhà bảo vệ trong xí nghiệp công nghiệp và toàn bộ khu công nghiệp. Các lối ra vào khu công nghiệp được bố trí các cổng bảo vệ để đảm bảo an toàn.

· Giao thông: Phân định rõ các tuyến giao thông đối ngoại, giao thông đối nội trong khu công nghiệp. Tổ chức tuyến giao thông chính chở hàng hoá, tuyến vận tải hành khách công nhân khu công nghiệp phù hợp với tính chất khu công nghiệp với quan hệ khu vực xung quanh.

· Phòng chống cháy nổ: Tuân theo các quy phạm hiện hành về phòng chống cháy nổ.

· Bảo vệ môi trường: Nghiên cứu biện pháp tổ chức thu gom rác thải, xây dựng khu sử lý chất thải tập trung. Tạo một hệ thống cây xanh kết hợp với mặt nước đảm bải cải thiện về vi khí hậu , môi trường sinh thái và môi trường cảnh quan.

3.1.3. Về mỹ quan:

Quan điểm tổ chức khu công nghiệp đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, tiến tới mô hình công viên các nhà máy.

· Tận dụng đặc điểm phong cảnh thiên nhiên, khu vực có đồi, có suối để bố trí diện tích cây xanh tập trung kết hợp cảnh quan đẹp.

· ưu tiên tổ chức về hình thức kiến trúc tại các tuyến đường giao thông chính đối ngoại ( tuyến cao tốc Láng - Hoà Lạc, tuyến đường 21 ).

· Các công trình tại trung tâm khu công nghiệp được nghiên cứu với hình thức hiện đại, hành tráng đặc trưng cho kiến trúc công nghiệp , hài hoà với cảnh quan xung quanh.

· Xây dựng được điều lệ quản lý về quy hoạch đất đai và định hướng tổ hợp không gian kiến trúc trong khu công nghiệp.

3.1.4. Về phân khu:

Khu công nghiệp được phân thành các nhóm: 

+ Nhóm hành chính bao gồm trung tâm điều hành và các khu dịch vụ.

+ Nhóm kho tàng, khu công trình đầu mối kỹ thuật.

+ Nhóm các nhà máy sản xuất.

3.2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết

3.2.1. Vị trí:

Địa điểm : Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, khu đất công nghiệp Bắc Phú Cát thuộc khu vực địa giới hành chính của xã Phú Cát (Quốc Oai) và xã Hoà Thạch ( Thạch Thất ), Tỉnh Hà Tây. 

Ranh giới khu đất đã được phê duyệt theo quy hoạch chi tiết:

*Phía Bắc : 

Giáp đường cao tốc Láng _ Hoà Lạc.

*Phía Nam : 
Giáp đường đất đi vào xã Phú Cát.

*Phía Đông : 
Giáp đường dự kiến theo quy hoạch chung.

*Phía Tây : 

Giáp Quốc lộ 21A

Tổng diện tích 327,08 ha.

Thực hiện theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy mô và ranh giới của khu đất lập quy hoạch được xác định lại như sau:

*Phía Bắc : 

Giáp đường cao tốc Láng _ Hoà Lạc.

*Phía Nam :
Giáp khu Nông lâm (Dự kiến là khu tái định cư của huyện Quốc Oai).

*Phía Đông : 
Giáp đường dự kiến theo quy hoạch chung.

*Phía Tây : 
Giáp khu khu tái định cư của huyện Thạch Thất và nhà điều hành BQL các KCN Tỉnh Hà Tây.  
Tổng diện tích 306,72 ha.
(Diện tích thay đổi do ranh giới khu đất trước đây có tính cả dải cây xanh sát đường cao tốc Láng - Hoà Lạc).  
3.2.2. Quy hoạch sử dụng đất:

Do việc mở rộng đường Láng - Hoà Lạc theo quy hoạch chung nên khu đất của Liên hiệp khoa học sản xuất công nghệ cao viễn thông tin học (HTI) và Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao (HIT) được lùi vào phía trong (vào vị trí lô đất xử lý nước thải của Khu CN), gần kề với vị trí cũ của doanh nghiệp đã đầu tư. 

Điều chỉnh vị trí một số khu chức năng khác như: khu kỹ thuật cấp điện , khu kỹ thuật cấp nước, khu xử lý nước thải.

Thay đổi diện tích và vị trí các khu  chức năng dẫn đến việc điều chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, san nền, cấp thoát nước... cho phù hợp với yêu cầu đề ra của dự án. 

Bảng 2: Bảng cân đối sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt
	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất xd công nghiệp + kho bãi
	197
	60.23

	2
	Đất trung tâm điều hành
	12.5
	3.82

	3
	Đất kỹ thuật phục vụ
	6.30
	1.93

	4
	Đất cây xanh khu cn + mặt nước
	26.7
	8.16

	5
	Đất cây xanh đô thị
	28.0
	8.56

	6
	Đất cây xanh cách ly điện
	1.54
	0.47

	7
	Đường giao thông khu CN
	55.04
	16.83

	Tổng diện tích khu CN
	327.08
	100


Bảng 3: Bảng cân đối sử dụng đất điều chỉnh

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất xd công nghiệp + kho bãi
	201,38
	65,66

	2
	Đất trung tâm điều hành
	13,46
	4,39

	3
	Đất kỹ thuật phục vụ
	6,27
	2,04

	4
	Đất cây xanh khu cn + mặt nước
	38,33
	12,50

	5
	Đất cây xanh cách ly điện
	1,65
	0,54

	6
	Đường giao thông khu CN
	45,63
	14,87

	Tổng diện tích khu CN
	306.72
	100


Cơ cấu ngành nghề vẫn được giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Việc thay đổi vị trí các lô đất để có sự thống nhất đồng bộ về đầu tư cơ sở hạ tầng. Các lô đất được sắp xếp tập trung vừa dễ quản lý về chức năng phân khu, xử lý thuận tiện trong thiết kế kỹ thuật của ngành CN và bảo vệ môi trường đối với từng khu vực.

Từ đường cao  tốc Láng - Hoà Lạc vào theo đường quy hoạch chung Trung tâm điều hành KCN được bố trí phía bên phải khu đất. Đất các khu nhà máy được tổ chức bám theo các tuyến đường giao thông khu công nghiệp theo từng cụm, có các ngành nghề khác nhau.

· Khu công nghiệp điện tử kí hiệu E được bố trí ở phía Bắc, cạnh lối vào của khu công nghiệp.

· Khu công nghiệp vật liệu xây dựng kí hiệu A được bố trí cạnh trung tâm điều hành và giáp với khu công nghiệp điện tử.

· Khu công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng kí hiệu C, bố trí ở phía Đông, tiếp giáp với khu công nghiệp cơ khí chính xác ở phía Nam của khu, có kí hiệu B.

· Khu công nghiệp dệt may bố trí phía cuối khu công nghiệp có kí hiệu D. 

· Cây xanh khu công nghiệp được tổ chức theo dải bám theo 2 dòng suối đi xuyên qua khu công nghiệp. Khu cây xanh cách ly, cây xanh vườn hoa, mặt nước.. hầu như không thay đổi. Vẫn đảm bảo về sử dụng đất theo quy hoạch đã được duyệt.

Các khu chức năng được điều chỉnh như sau:

Khu kỹ thuật cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải có thay đổi về vị trí nhưng vẫn đảm bảo về tính kỹ thuật chung của dự án. Cụ thể: Khu kỹ thuật cấp điện (ký hiệu §) và khu kỹ thuật cấp nước (ký hiệu CN)  theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt bố trí tập trung trên cùng một lô đất phía tây nam của khu dự án sẽ được tách riêng, nằm về 2 phía của khu cây xanh; khu xử lý nước thải (ký hiệu TN) được bố trí sát cạnh vị trí cũ nên vẫn giữ được các yêu cầu kỹ thuật mà đảm bảo đuợc yêu câu điều chỉnh của dự án. 

Hệ thống giao thông về cơ bản vẫn giữ theo các tuyến của quy hoạch đã được duyệt. Phần thay đổi không nhiều, cụ thể như sau: Tuyến đường nối từ cầu vượt đường cao tốc từ khu Công nghệ cao Hoà Lạc được và các tuyến đuờng bao khu CN phía Tây và Nam khu đất điều chỉnh quy mô từ rộng 42m (1-1, chỉ giới đuờng đỏ) xuống rộng 31m (2-2) cho hợp lý, điều chỉnh mặt cắt ngang của các tuyến 2-2 ; điều chỉnh đường giao thông cạnh khu đất dành cho công ty HTI.
Điều chỉnh lại công tác chuẩn bị hạ tầng trên nguyên tắc cân bằng đào đắp tiểu khu tạo điều kiện phân kỳ đầu tư hợp lý.

Ưu điểm:

· Tuân theo quy hoạch chung và dựa trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Tận dụng được địa hình để xây dựng các nhà máy thuận lợi. Sử dụng kết hợp cây xanh với mặt nước của các suối đi qua khu công nghiệp. 

· Bố trí khu bảo đảm kỹ thuật thành hai khu vực, khu cung cấp điện nước được đặt tại trung tâm, khu xử lý chất thải được đặt ở cuối nguồn nước là hợp lý.

· Phù hợp với phân đoạn đầu tư, tiết kiệm kinh phí đầu tư hệ thống giao thông, kỹ thuật.

· Phân tuyến giao thông phù hợp với quan hệ đối nội và đối ngoại, phân biệt rõ luồng người và luồng hàng khác nhau tránh được xung đột gây ảnh hưởng xấu, tận dụng được tối đa nền đường đã có trên khu đất.

Nhược điểm:


Do địa hình phức tạp có cao độ thay đổi nhiều, 2 con suối nằm vắt qua khu đất, có tuyến đường 110 KV đi chéo từ Bắc xuống Nam, nên việc tổ chức cơ cấu không gian và hệ thống giao thông phụ thuộc nhiều vào địa hình và phải đầu tư xây dựng cầu, cống qua suối, mương để thuận tiện giao thông và điều hành toàn khu.

Bảng 1: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

	STT
	Ký hiệu lô
	Phân loại sử dụng đất
	Diện tích

( ha )
	Tỷ  trọng ( % )
	Mật độ xây dựng tối đa
	Tầng cao trung bình
	Hệ số SDD tối đa

	1
	Khu trung tâm điều hành
	 
	13,46
	4,39
	45 
	5
	2,2

	2
	Đất kỹ thuật phục vụ
	 
	6,27
	2,04
	 
	 
	 

	3
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	 
	201,38
	65,66
	 
	 
	 

	3,1
	A
	Công nghiệp vật liệu xây dựng
	53,93
	17,58
	60
	3
	1,8

	3,2
	B
	Công nghiệp cơ khí chính xác
	23,94
	7,80
	60
	2
	1,2

	3,3
	C
	Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
	57,84
	18,86
	60
	3
	1,8

	3,4
	D
	Công nghiệp dệt may
	20,52
	6,69
	60
	2
	1,2

	3,5
	E
	Công nghiệp điện tử
	45,16
	14,72
	60
	3
	1,8

	4
	Cây xanh cách ly điện
	
	1,65
	0,54
	
	
	

	5
	Cây xanh cách ly, cây xanh công viên
	 
	38,33
	12,49
	 
	 
	 

	5,1
	CX1
	Cây xanh
	8,4
	2,74
	 
	 
	 

	5,2
	CX2
	Cây xanh
	6,55
	2,14
	 
	 
	 

	5,3
	CX3
	Cây xanh
	3,25
	1,06
	 
	 
	 

	5,4
	CX4
	Cây xanh
	2,67
	0,87
	 
	 
	 

	5,5
	CX5
	Cây xanh
	3,34
	1,09
	 
	 
	 

	5,6
	CX6
	Cây xanh
	4,36
	1,42
	 
	 
	 

	5,7
	CX7
	Cây xanh
	2,09
	0,68
	 
	 
	 

	5,8
	CX8
	Cây xanh
	4,61
	1,50
	 
	 
	 

	5,9
	CX9
	Cây xanh
	1,11
	0,36
	 
	 
	 

	5,10
	CX10
	Cây xanh
	0,96
	0,31
	 
	 
	 

	5,11
	CX11
	Cây xanh
	0,97
	0,32
	
	
	

	6
	Đư​ờng giao thông
	 
	45,63
	14,88
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	306,72
	100
	 
	 
	 


3.3. Các  chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật


Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án được xác định trên cơ sở các điều kiện hiện trạng của khu vực nghiên cứu thiết kế, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành, Cụ thể như sau:

Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án:

Các chỉ tiêu sử dụng đất:

· Mật độ xây dựng:  40-60%,
· Tầng cao: 1-3 tầng,
· Hệ số sử dụng đất: từ 1,2-1,8 (riêng khu điều hành hệ số sdđ 2,2),
Bảng 2: Tỷ trọng các loại hình công nghiệp trong khu công nghiệp (QHCT được duyệt)
	TT
	Loại công nghiệp
	Tỷ trọng (%)

	1
	CN vật liệu xây dựng
	27

	2
	CN cơ khí chính xác
	12

	3
	CN sản xuất hàng tiêu dùng
	29

	4
	CN dệt may
	10

	5
	CN điện tử
	22

	Tổng
	100,00


Tiêu chí ưu tiên cho việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp,
· Lao động: Thu hút lao động địa phương,
· Công nghệ: áp dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến,
· Khả năng cạnh tranh: Có khả năng cạnh tranh trong địa bàn Tỉnh và toàn quốc,
· Môi trường đầu tư: Thuận tiện dễ dàng cho việc đầu tư,
· Hiệu quả và linh động: Đáp ứng được nhu cầu thị trường, Dễ thay đổi công nghệ trong tương lai, Đáp ứng được nhu cầu di chuyển và mở rộng của các nhà máy, xí nghiệp trong Tỉnh,
Quy mô : Khu công nghiệp địa phương quy mô vừa và nhỏ

Tính chất và cơ cấu loại hình công nghiệp:

a)  Tính chất:

· Là khu công nghiệp đa ngành,
· Kết hợp một số loại hình sản xuất khác có thế mạnh của Tỉnh để nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời tạo điều kiện lựa chọn thuận tiện cho các nhà đầu tư,
b) Cơ cấu loại hình công nghiệp:

* Nhóm 1: Công nghiệp vật liệu xây dựng (chiếm tỷ lệ 27%)

* Nhóm 2: Công nghiệp cơ khí chính xác (chiếm tỷ lệ 11%)

* Nhóm 3: Công nghiệp lắp ráp điện tử, điện lạnh (chiếm tỷ lệ 23%)

* Nhóm 4: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (chiếm tỷ lệ 29%)

* Nhóm 5: Công nghiệp dệt may (chiếm tỷ lệ 10%)

3.4. Các công trình dự kiến xây dựng trong khu công nghiệp:

 Các công trình công nghiệp:

Các nhà máy sản xuất theo chức năng, theo ngành công nghiệp (ký hiệu A cho đến F), các kho tàng, bãi chứa sản phẩm.
 Các công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Trạm xử lý nước sạch cấp cho nhu cầu sản xuất công nghiệp và sinh hoạt,
+ Trạm cắt 22 KV dùng riêng cho nhu cầu của khu công nghiệp,
+ Dải cây xanh cách ly,
+ Trạm bơm và trạm xử lý nước thải, bãi xử lý chất thải đặt ở phía Đông khu công nghiệp,
+ Trạm cứu hoả phòng cháy cho khu công nghiệp,
+ Hệ thống đường dây, đường ống đi trong kênh xây theo các dải cây xanh phân cách và các trục đường giao thông (nằm ở 2 bên hè).
 Các công trình xây dựng tại khu trung tâm công nghiệp:

+ Khối trung tâm điều hành:

Dự kiến bố trí các văn phòng giao dịch các trung tâm giới thiệu việc làm, các văn phòng đại diện các xí nghiệp, các dịch vụ văn phòng, trung tâm hành chính và tổ chức, các tổng đài, cấp cứu,,,
+  Bến bãi, kho tàng: 

* Khu bãi đỗ xe,
* Khu kho tàng,
3.5. Dự báo nhu cầu lao động và dân cư khu công nghiệp: 

Nhu cầu lao động tại khu công nghiệp:

Số lượng lao động tính toán được căn cứ vào ngành công nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, Tham khảo các dự án đầu tư của các khu công nghiệp của thành phố Hải Phòng, Hồ Chính Minh, Tân Thuận và các khu chế xuất của toàn quốc, Số lượng lao động bình quân lấy tính toán 80 LĐ/ ha,
Tổng cộng: 201,38ha x80 = 16,110 LĐ

Với cơ cấu lao động như sau:

· Quản lý bậc cao 5%( = 806 người

· Quản lý bậc trung 25%( = 4028 người

· Công nhân có tay nghề 35%( = 5639 người

· Lao động phổ thông 35%( = 5639 người

Nguồn cung ứng lao động :

a) Số lao động ở trong khu công nghiệp:

· Là số lao động ở khu vực xã Thạch Hoà và Phú Cát,
· Số lao động trong khu vực có thể cung cấp là:
2,000 người lao động,
· Số lao động khu vực lân cận cung cấp là
:
1800 người lao động








Cộng:
3,800 người lao động 

· Số lao động ở kế cận dự kiến:


1200 người
· Như vậy tổng số lao động ở tại chỗ và kế cận khu công nghiệp là: 3,800+1,200 = 5,000 người

b) Số lao động phải đi đến từ nơi khác:

· Tổng số lao động : 16110-5000 = 11110 lao động,
· Như vậy số lao động này ( từ năm 2010 ) Hà Tây phải có kế hoạch đào tạo và lấy lao động từ các thành phố Hà Nội, từ các tỉnh lân cận,
Kế hoạch xây dựng khu tái định cư để đền bù cho dân di chuyển:


Trong kế hoạch đền bù di chuyển các hộ dân, phương hướng sản xuất cho các hộ là làm dịch vụ và làm công nhân trong khu công nghiệp,
Xây dựng khu nhà ở công nhân trong khu công nghiệp:

c) Nhu cầu ở cho công nhân

· Với số lượng lao động đi làm từ nơi khác đến khoảng 11110 lao động ( gồm có cả tỉnh Hà Tây và vùng phụ cận, cả người nước ngoài),
· Dự kiến số người đi làm từ Hà Nội bằng xe ô tô riêng và xe buýt có khoảng 3333 người chiếm 30%, Như vậy nhu cầu cán bộ + công nhân ở lại khu vực lân cận phải tính đến là 7777 tương đương số dân là 7777x3 người (bình quân 1 gia đình ) =23332 người

· Số diện tích cần để làm khu nhà ở là chỉ tiêu bình quân chung là 60m2/ hộ -70m2/ hộ,7777x70 m2/ hộ = 544.410 m2

· Như vậy để chuẩn bị cho lực lượng lao động trong khu công nghiệp Bắc Phú Cát Hà Tây cần chuẩn bị số diện tích ở cho cán bộ công nhân CNTT là 544.410 m2

d) Địa điểm khu ở:

Dự kiến diện tích ở này sẽ được đưa vào khu tái định cư 71ha thuộc núi Đồn núi Dài do huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư.
3.6. Điều chỉnh quy hoạch  hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

· Căn cứ vào dự án khu công nghiệp Bắc Phú Cát đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt,
· Căn cứ vào các tiêu chuẩn và quy phạm đã áp dụng trong quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt 

· Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD, ngày 19-8-2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng,
3,6,1 Hệ thống giao thông

Nội dung thay đổi chính:

Hệ thống giao thông về cơ bản vẫn giữ theo các tuyến của quy hoạch đã được duyệt, Phần thay đổi không nhiều, cụ thể như sau: điều chỉnh mặt cắt ngang của tuyến đường giáp khu nông lâm, tuyến đường giáp khu trung tâm dịch vụ, tuyến đường giáp Công ty HTI kéo dài về phía đường cao tốc Láng – Hoà Lạc; điều chỉnh đường giao thông cạnh khu đất dành cho công ty HTI.
a, Nguyên tắc thiết kế:

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật của đường giao thông (Bán kính vòng, độ dốc, chiều rộng đường, tầm nhìn) dành cho các loại xe, 

+ Dựa trên điều kiện tự nhiên của khu vực,
+ Xác định điểm khống chế mặt bằng và cao độ: Điểm đầu tuyến, cuối tuyến giao cắt với các đường khác, vị trí cầu, các công trình có giá trị khác,
+ Bố trí hợp lý các đường thẳng, vòng và cách nối giữa chúng,
b, Nội dung thiết kế,

Các tuyến đường bao gồm:
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4956.00

4130.00

2x3

2x3

0

5.00

826

Tuyến F4 (Mặt cắt 5-5)

3426.00

2855.00

2x3

2x3

0

5.00

571

Tuyến F5 (Mặt cắt 5-5)

4239.00

3532.50

2x3

2x3

0

5.00

706.5

Tuyến F6 (Mặt cắt 5-5)

4014.00

3345.00

2x3

2x3

0

5.00

669

Tuyến F7 (Mặt cắt 5-5)

3303.00

2752.50

2x3

2x3

0

5.00

550.5

Tuyến F8 (Mặt cắt 5-5)

3654.00

3045.00

2x3

2x3

0

5.00

609

Tuyến F9 (Mặt cắt 5-5)

bảng thống kê khối lượng đường

2x3

5

30.10

588.00

2x3

0

10.50

33.10

357.00

2x3

0

22.10

255.00

2x3

0

33.10

408.00

2x3

0

30.10

451.50

2x3

0

22.10

322.50

10.50

10.50

15.00

15.50

Tuyến B2

3954.00

13839.00

2x3

2x8

5

659

616

15.00

0

2x8

2x3

9240.00

3696.00

Tuyến B1 (Mặt cắt 2-2)

tuyến A

3

đường khu công nghiệp

5

đường ven suối

4

11601.00

40603.50

2x3

2x8

5

1933.5

2

lát hè 

mặt 

hè 

mặt 

diện tích (m2)

chiều rộng (m)

(m)

1

loại đường

stt

Tuyến B3 (Mặt cắt 2*-2*)

9312.00

23280.00

2x3

3+8

0

15.00

1552

Tuyến C1 (Mặt cắt 3-3)

3982.80

6969.90

2x3

2x8

0

10.50

663.8

Tuyến C2 (Mặt cắt 3-3)

6990.00

12232.50

2x3

2x8

0

10.50

1165

2010.00

2512.50

2x3

2x6

0

7.50

335

Tuyến D1 (Mặt cắt 4-4)

1806.00

2257.50

2x3


· Thiết kế cắt dọc hệ thống đường,      


- Thiết kế hệ thống cao độ, độ dốc, cao độ đào đắp qua tim đường qua từng cọc trên dọc tuyến,

- Các mặt cắt dọc với tỉ lệ:



Tỉ lệ ngang: 1/1000,


Tỉ lệ đứng:   1/100,

Các quan điểm thiết kế cắt dọc:   


+ Chiều dài dốc phổ biến là 100 mét, 150 mét đến 200 mét,

+ Thiết kế độ dốc dọc nhỏ hơn độ dốc dọc lớn nhất imax=6%,  Chủ yếu nhỏ hơn 3%,

+ Đảm bảo xe chạy an toàn, êm thuận, đạt tốc độ yêu cầu, tại các điểm gẫy khi hiệu đại số giữa hai độ dốc i ( 0,7% bố trí đường cong đứng lớn hơn các trị số sau:

- Với Rminlõm = 1500 m

- Víi Rminlåi = 2000m


+ Trên bình đồ tỉ lệ 1/2000 theo dọc tim đường ở những vị trí địa hình thay đổi, ở những điểm các yếu tố đường cong như điểm phân; Tiếp đầu, tiếp cuối đều bố trí điểm cọc trên tuyến, Dựng cắt dọc đường hoàn toàn dựa trên số liệu của các cọc như cao độ tự nhiên, cao độ thiết kế, khoảng cách giữa các cọc, cộng dồn chiều dài tuyến v,v,,, Việc triển khai tuyến lên thực địa để thi công sau này đều phải dựa vào số liệu các cọc theo đường,

+ Đối với nền đất đắp đầm chặt, k = 0,95,
· Thiết kế cắt ngang hệ thống đường,
Mạng lưới đường được phân chia các loại như sau:

- Chiều rộng mặt 2x10,50m có dải phân cách giữa rộng 5,00m, lề đường 2x8,00m (Mặt cắt 1-1), 

- Chiều rộng mặt 15,00m, lề đường 2x8,00m (Mặt cắt 2-2),
- Chiều rộng mặt 15,00m, lề đường 3,00+8,00m (Mặt cắt 2*-2*),
- Chiều rộng mặt 10,50m, lề đường 2x8,00m (Mặt cắt 3-3),
- Chiều rộng mặt 10,50m, lề đường 3,00+8,00m (Mặt cắt 3*-3*),
- Chiều rộng mặt 7,50m, lề đường 2x6,00m (Mặt cắt 4-4),
- Chiều rộng mặt 5,00m, lề đường 2x3,00m (Mặt cắt 5-5),
- Chiều rộng mặt 7,50m, lề đường 8,00+3,00m (Mặt cắt 6-6),
- Chiều rộng mặt 7,50m, lề đường 8,00m+9,50(Mặt cắt 6*-6*),
- Mặt cắt ngang đường thiết kế với độ dốc hai mái:

 

+ Độ dốc ngang mặt đường: i = 2%,


+ Độ dốc hè đường:  i = 2%,
c, Cấu tạo mặt đường, bó vỉa, công trình qua đường,

- Do tính chất giao thông đô thị, lựa chọn kết cấu mặt đường mềm cho các loại mặt cắt đường,

- Tuân thủ qui trình thiết kế đường bộ, Với mặt đường mềm dùng qui trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-93 để tính,

Các tham số: Loại mặt đường; tải trọng tính toán; cường độ yêu cầu; đặc trưng cơ lý nền đất; cấu tạo các lớp vật liệu cùng đặc trưng của nó được lựa chọn phù hợp với kỹ thuật của kết cấu, nền địa chất, phù hợp với điều kiện thi công trên,
- Loại tầng mặt: Cấp cao A1( chọn loại mặt đường mềm),
- Theo tiêu chuẩn thiết kế mặt đường và dự đoán lưu lượng xe tương lai, ứng với đường Khu đô thị: Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc= 1530daN/CM2 
- Tải trọng tính toán:
Tải trọng trên trục 12000daN






Tải trọng lên bánh P=6daN/cm2





Đường kính vệt bánh xe D=36 cm

- Cường độ mặt đường yêu cầu: Eyc =1530daN/cm2 (kết cấu áo L1)

- Nền đất: Đất nền thiết kế đạt độ chặt K ( 0,95,
· Kết cấu phần xe chạy:

- Kết cấu áo đường Loại 1:

+ Lớp bê tông nhựa mịn dày 5cm

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,8kg/m2,
         

+ Lớp bê tông nhựa thô dày 7cm,
+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,5kg/m2,
          

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm,


+ Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 25cm,
Cải tạo nền đất bàng một lớp cấp phối đất  đồi có tuyển chọn dày 30cm đầm chặt k=0,98,
Cường độ của nền đất cứng với thời kỳ tính toán chọn:

, Mô đuyn đàn hồi E​0=400daN/cm2,
, Lực dính C=0,36daN/cm2,
, Góc nội ma sát (=200,
· Kết cấu hè đường, bó vỉa:

Hè đường áp dụng kết cấu loại 2: 


 
+ Gạch Tezzaro,

 
+ Vữa ximăng mác 100# dày 3cm,
           
+ Cát gia cố xi măng 10%,  Dày 10cm, 

Bó vỉa dùng loại bê tông đúc sẵn mác  200# KT 180x300x1000, 

d, Các công trình trên tuyến: 

Cọc tiêu, biển báo, vạch sơn, cầu và cống qua đường, 

· Hệ thống các vạch sơn, cọc tiêu, biển báo,

Đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại:

- Trên tuyến cần bố trí các loại vạch sơn tạo an toàn cho phương tiện giao thông và dân cư qua lại,
- Tại các vị trí tuyến đường dọc bờ suối,  bố trí cọc tiêu với mật độ từ 3-5 m/cọc bằng BTCT cao 50cm, kích thước 200x200,
 
- Biển báo dẫn hướng, nút giao, khu vực, cột có chiều cao trung bình 2m bằng thép ống, dày 8mm, đường kính D125,
Bảng 7: Tổng khối lượng vạch sơn, biển báo

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Vạch sơn
	M2
	1700

	2
	Biển báo
	Chiếc
	120


· Cầu, cống, kè,
+ Cầu:

+ Kè suối:
(Xem phần san nền)

3,6,2, San nền:

a, Nguyên tắc thiết kế:

· San nền được tính toán trên cơ sở cân bằng đào đắp tiểu khu,
· Địa hình khu đất dốc thoải không đều, cần phải san đắp tạo mặt bằng phù hợp cho việc xây dựng từng loại công trình và các công trình  kỹ thuật hạ tầng như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước
· Tôn trọng và tận dụng tối đa lợi thế địa hình tự nhiên để khối lượng đào đắp nhỏ nhất, tránh phá vỡ cảnh quan thiên nhiên,
· Cốt nền thấp nhất (tự nhiên):   + 5,50 m,
· San nền hướng dốc thoát nước về đường giao thông, suối hiện có, 

· Độ dốc san nền:


Độ dốc lớn nhất:

0,5%,
Độ dốc nhỏ nhất:

0,3%,
· Cao độ nền thiết kế:

Cao độ nhỏ nhất :
 
9,00 m,
Cao độ lớn nhất:

13,00m,
Cao độ trung bình :
11,00m,
· Cải tạo lòng suối, kênh phục vụ thoát nước mặt và tạo cảnh quan; kè bờ suối, kênh bằng đá hộc,
· Khu vực có địa hình phức tạp, độ dốc nền tự nhiên i >10%, san giật cấp để không phá vỡ địa hình tự nhiên, xây dựng ta luy, tường chắn đất,
b, Khối lượng đất đào đắp,
Khối lượng đào : 2.264.916,73 m3

Khối lượng đắp : 2.208.187,39 m3

c, Khối lượng kè bờ mương, suối,
Suối được sử dụng cho thoát nước:

 + Xây kè, ốp bằng đá hộc chống sạt lở, bề dày kè từ 300-350 mm, cao trung bình 1,5-3,5m, vữa ximăng 100#, độ dốc taluy từ 2:1 đến 4:1,
+ Vị trí kè dọc sòng suối trên các tuyến từ F2 đến F9


+ Tổng chiều dài kè suối:

5410 m,
3,6,3, Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường:


Hệ thống thoát nước thải trong quy hoạch điều chỉnh hầu như không có gì thay đổi so với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, 

Phương án thoát nước :

Căn cứ vào ưu nhược điểm của các loại hệ thống thoát nước, tại khu công nghiệp Bắc Phú Cát ta chọn giải pháp bao gồm 2 loại mạng lưới thoát nước như sau :

a) Mạng lưới thoát nước bẩn (mạng lưới thoát nước riêng số 1): là mạng lưới truyền dẫn nước thải đã xử lý cục bộ trong các xí nghiệp công nghiệp, trong đó nước đã đạt tiêu chuẩn loại C, tiêu chuẩn 5945-1995 để tới khu xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp,

b) Mạng lưới thoát nước bề mặt (mạng lưới thoát nước riêng số 2):  là mạng lưới thoát nước mưa trong toàn bộ bề mặt của khu công nghiệp, Loại nước mưa này được thu vào các hố ga và dẫn không áp bằng các tuyến cống tròn hoặc mương nắp đan xả ra các suối chảy qua khu công nghiệp,
a, Mạng lưới thoát nước mưa

· Hướng thoát nước: 

Toàn bộ khu Công nghiệp Bắc Phú Cát được phân chia làm 4 lưu vực chính là : Hai lưu vực phía Tây Bắc, Hai lưu vực phía Đông Nam của hai con suối chảy qua khu công nghiệp,  

-  Lưu vực II (phía Đông  Nam) nhóm có diện tích 100 ha, Và Lưu vực 64,8 ha, Tất cả nước mưa của lưu vực trên được thu và chuyển tải bằng hệ thống mương, cống và đổ ra suối (Xem phần bản vẽ) ,
- Lưu vực I (phía Tây Bắc) có diện tích 50,4 ha, Và lưu vực 57,4 ha, Tất cả nước mưa của lưu vực trên được thu và chuyển tải bằng hệ thống mương, cống và đổ ra suối (Xem phần bản vẽ), 

· Tính toán thuỷ lực:

Tính toán hệ thống cống ngầm theo phương pháp cường độ giới hạn của lưu vực tính toán, theo công thức :


Qtk = q, F, ( (m3/s)

Trong đó :

- Qtk : Là lưu lượng thiết kế theo tính toán m3/s,
- q   :  Cường độ mưa tính toán (l/s,ha),
- F : Là diện tích lưu vực tính toán (ha)

- ( : Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát nước lấy trung bình bằng 0,6,
- q  : Là cường độ mưa tính toán, được xác định bằng công thức:



       (20+b)n, q20 (1+ClgP)



q =  -------------------------------




         ( t+b)n


      
Với P : Chu kỳ ngập lụt (năm) 

                  
lấy P = 1 năm (Theo điều 2,2,6 20TCN - 51 - 84)



q20 b, c, n, Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại địa phương, Lấy theo tài liệu “Phương pháp và kết quả nghiên cứu cường độ mưa tính toán ở Việt Nam” “Viện khí tượng thuỷ văn 1979, với số liệu của 47 trạm theo dõi mưa bằng phương pháp hồi quy của tác giả Trần Viết Liễn,


Đối với trạm Sơn Tây



b = 8,51



c = 0,2314



n = 0,7403



q20 = 298



t   : Là thời gian tổng cộng đến mặt cắt tính toán,



t = t1+ t2​ 

t​1 : Thời gian tập trung nước bề mặt, 



t1=10 phút,
t2 : Thời gian nước chảy trong rãnh cống đến tiết diện tính toán

         t2= m , ( , L/60, vo phút,

Lc: Là chiều dài đoạn cống tính toán,(m)

vo: Là vận tốc nước chảy trong cống (m/s)






m : Hệ số phụ thuộc độ dốc địa hình m = 2,

Tính toán thuỷ lực sử dụng công thức Manning


Q = V,W


V = C (Rl


C = 1/n R1/6

L = (/4R + v2/2g



Trong đó:


Q: Lưu lượng tính toán


W: Diện tích tiết diện ướt,

C: Hệ số SEDI


v: Vận tốc dòng chảy,

(: Hệ số sức cản thuỷ lực


R: Bán kính thuỷ lực,

g: gia tốc trọng trường,

n: Hệ số nhám n = 0,013,
· Độ sâu cống và mương:

Cống và mương thoát nước mưa được đăt chủ yếu dọc theo các tuyến đường giao thông, độ sâu cống,  mương phụ thuộc vào độ dốc dọc đường và vị trí đặt cống, mương,
Nhìn chung các tuyến mương thoát nước mưa được thiết kế có độ dốc cùng độ dốc của đường vì vậy chiều sâu chôn cống nói chung là tương đối đều nhau :

- Nếu đặt dưới phần đường cho người đi bộ hoặc vỉa hè Hmin , Nếu là cống hộp hay mương (Rãnh xây đậy nắp đan thì có thể dùng mặt tấm đan làm kết cấu nền vỉa hè)

- Nếu đặt ngoài mặt đường xe chạy và ngoài phần dành cho người đi bộ thì áp dụng như đặt dưới vỉa hè người đi bộ,
· Giếng thu, giếng thăm, ống cống :

+ Giếng thu:

Hệ thống mương thoát riêng cho nước mưa, vì vậy để đảm bảo mỹ quan và có thể chắn các loại rác do bề mặt đi tới không gây tắc ống, trên các tuyến cống ta dùng các giếng thu hàm ếch, Khoảng cách giữa các giếng lấy trung bình 30 m bố trí một cái,
+ Giếng thăm:

Giếng thăm của các tuyến cống phụ thuộc vào đường kính ống cống dọc, vị trí các giếng thu nước mưa và các tuyến nhánh đấu vào,

- Giếng thăm dùng cấu tạo BTCT, Nắp giếng dùng loại nắp gang không dùng tấm đan bê tông cốt thép,
+ Mương: 

Mương xây gạch tiết diện chữ nhật có đậy nắp đan bê tông cốt thép theo các trục đường, 

Bảng 8: Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

	STT
	Danh mục vật tư
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	
	tính
	

	I
	Đường ống thoát nước
	
	

	1
	Cống tròn BTCT D600
	m
	3960

	2
	Cống tròn BTCT D800
	m
	9728

	3
	Cống tròn BTCT D1000
	m
	4328

	4
	Cống tròn BTCT D1250
	m
	1577

	5
	Cống tròn BTCT D1500
	m
	520

	II
	Cửa xả
	Cửa
	20

	III
	Hố ga bằng BTCT nắp gang
	Cái
	480

	IV
	Hố ga thu nước hàm ếch bằng BTCT 
	Cái
	950

	
	
	
	


b, Hệ thống thoát nước thải:

· Tiêu chuẩn thải nước: 

Tiêu chuẩn thoát nước bẩn: Lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất,

- Nước sản xuất cho nhà máy sản xuất: Qsxn = 48 m3/ha,

- Nước sinh hoạt cho CBCNV trung bình 48l/người ngày,

- Các loại nước thải khác  = 10 % nước thải sinh hoạt + nước sản xuất,

- Hệ số không điều hoà ngày Kngày = 1,2


- Hệ số không điều hoà giờ Kgiờ = 1,5


- Số giờ tính toán trong ngày = 24 giờ

· Lưu lượng nước thải:

Bảng 9:
Bảng tính toán lưu lượng nước thải KCN 

	STT
	Các thành phần dùng nước
	T,chuÈn
	m3/ng®

	1
	Nước  cho sản xuất Qsxn
	48m3/ha x 201,38 ha
	9666.24

	2
	Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân Qsh
	16,251  người x 48 l/ng,ng,®
	780

	3
	Nước các loại,
	10% Qsh
	78

	
	Tổng cộng
	Q
	10524.24

	4
	Công suất ngày trung bình
	QTB
	10525

	5
	Công suất ngày max
	1,2QTB
	12630

	
	Công suất chọn
	
	13000


· Mạng lưới thoát nước bẩn: 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của công nhân và nước thải của tất cả các khu sản xuất được thu lại sau khi đã xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và các trạm xử lý cục bộ cho các xí nghiệp sản xuất và truyền dẫn bằng hệ thống cống tròn BTCT tự chảy tới trạm xử lý  thông qua các trạm bơm nâng cốt, Tại đây nước được xử lý theo một dây chuyền công nghệ hoàn chỉnh để được chất lượng nước đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo TCVN 5945 - 1995 trước khi xả vào mạnglưới thoát nước bẩn chung của khu Công nghiệp,
+ Toàn bộ lưu vực I (gồm các xí nghiệp công nghiêp phía Tây Bắc) nước thải được dẫn theo hệ thống cống truyền dẫn bằng ống bê tông cốt thép D200 - D400, nước được đổ về trạm xử lý nước thải,
+ Toàn bộ lưu vực II (phía Đông Nam) khu công nghiệp toàn bộ nước thải đựơc dẫn theo hệ thống cống truyền dẫn bằng ống bê tông cốt thép D200 - D400 đưa về trạm bơm nâng cốt số 1;  cạnh suối (xem bản vẽ) để đưa về trạm xử lý nước, 

· Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước: 

Lưu lượng đơn vị:

q0 = n*P / 86,400 (l/s,ha)


n : tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt công nhân, l/ng,ngđ


P: mật độ công nhân, ng/ha



  60*80%
   16251


 q sh0  = ------------- * ------------  = 0,04 l/s,ha 



   86,400
    203,14

n : tiêu chuẩn thoát nước sản xuất, l/ng,ngđ


P: mật độ công nhân, ng/ha

 (48*53,98+32*149,16)*1000
    16251

 qsx 0  = -------------------------------------* -----------  = 0,42 l/s,ha


   
16251*86,400
             203,14
qo = q sh0 + q sx0 = 0,25  l/s,ha
Bảng 10: Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước thải KCN

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	ống BTCT  D 200
	m
	300

	2
	ống BTCT  D 300
	m
	6865

	3
	ống BTCT  D 400
	m
	3235

	4
	ống BTCT  D 600
	m
	1005

	
	ống BTCT  D 800
	m
	1050

	5
	Trạm bơm nước thải 
	Trạm
	2

	6
	Trạm xử lý nước thải Q = 5537 m3/ng, đêm
	Trạm
	1

	7
	Hố ga 
	cái
	370


c, Vệ sinh môi trường:

· Giải pháp thu gom rác :


Việc thu gom rác có thể áp dụng một trong các phương pháp thu gom sau hay có thể kết hợp giữa các phương pháp lại với nhau :


- Thu gom rác qua từng nhà máy xí nghiệp công nghiệp: phương pháp này áp dụng đối với các xí nghiệp, không có chỗ để làm bãi tập kết rác, Công ty môi trường đô thị phân công cho từng nhóm công nhân chịu trách nhiệm thu gom rác từng các xí nghiệp công nghiệp, Ngoài ra người công nhân còn có nhiệm vụ thu rọn rác đường nội bộ trong khu công nghiệp và những nơi công cộng trong khu, Sau đó vận chuyển rác đến nơi trung chuyển quy định và khu xử lý riêng của các KCN trên địa bàn khu vực Hoà Lạc,

- Thu gom rác theo các điểm tập kết : theo phương pháp này đòi hỏi việc thu gom rác đến điểm tập kết phải do cơ quan xí nghiệp công nghiệp thực hiện, Bao gồm các cách sau :


+ Điểm đổ rác cố định : Người phục vụ trong các XNCN phải mang rác ra những điểm tập kết, người công nhân phải xúc rác lên xe hoặc dùng máy xúc lên xe để vận chuyển rác tới bãi chôn lấp, Điều này làm xe vận chuyển rác phải mất nhiều thời gian chờ đợi, mặt khác điểm đổ rác là nơi để thu hút các loại gặm nhấm, vật trung gian truyền bệnh gây ô nhiễm môi trường ,

+ Đặt thùng rác di động, xe đẩy tay cải tiến có nắp đậy hoặc moóc chứa rác, Người phục vụ ở các xí nghiệp công nghiệp tự mang rác đổ vào các thùng rác, Giải pháp này thích hợp với khu dịch vụ điều hành khu công nghiệp,

+ Đặt các container chứa rác, Giải pháp này thích hợp với các xí nghiệp công nghiệp, Công nhân phục vụ nhà máy đổ vào thùng rác đặt ở một chỗ nhất định, Sau từ 1 đến 2 ngày xe chở thùng chứa rác của công ty môi trường tới mang thùng chứa đầy rác đi và để lại thùng không chứa rác lại,

Tóm lại, trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài tại khu công nghiệp Bắc Phú Cát chọn phương pháp thu gom rác theo phương thức đặt công ten nơ chứa rác và đặt thùng rác cố định, sau đó công ty môi trường sẽ thu gom rác sau 24 h trong ngày là hợp lý và tốt hơn cả,
3,6,4, Hệ thống cấp nước và phòng chống cháy nổ

Nội dung thay đổi chính:

· So với phương án quy hoạch đã phê duyệt, quy hoạch điều chỉnh có thay đổi lượng nước rò rỉ từ 5% lên 30% lượng nước cấp cho sát với thực tế

· Lượng nước tưới cho cấy xanh hai bên bờ suối có thể dùng từ suối lên lượng nước tưới cây có thể thay đổi, Nước tưới cây trước là 40 m3/ha, Nay là 12% lượng nước sinh hoạt

a, Tiêu chuẩn:


- Nước sản xuất cho nhà máy sản xuất: Qsxn = 60 m3/ha,

- Nước sinh hoạt cho CBCNV trung bình 60l/người ngày,

- Nước tưới cây 12% nước sinh hoạt,

- Nước rửa đường: 4m3/ha,

- Nước dự phòng rò rỉ: 30%lượng nước cung cấp


- Hệ số không điều hoà ngày Kngày = 1,2


- Hệ số không điều hoà giờ Kgiờ = 1,5


- Số giờ tính toán trong ngày : 24 giờ,
b, Nhu cầu dùng nước:


Nhu cầu dùng nước được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân các nhà máy, nhu cầu dùng nước cho các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp, Ngoài ra còn kể đến các nhu cầu tưới cây, tưới đường, rò rỉ và bản thân trạm, nước dùng trong việc phòng chống cháy nổ cho khu công nghiệp,

Chất lượng nước được yêu cầu theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tập I ban hành theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, áp lực đảm bảo cấp nước nhà 3 tầng (16 m),


Bảng 11: Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước 

	STT
	Các thành phần dùng nước
	T,chuÈn
	m3/ng®

	1
	Nước  cho sản xuất Qsxn
	60m3/ha x 201.38 ha
	12083

	2
	Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân Qsh
	16,251 người x 60 l/ng,ng,®
	975

	3
	Nước dịch vụ
	10% Qsh
	97,5

	4
	Nước tưới cây, tưới đường
	12%Qsh
	117

	
	Tổng cộng
	Q1
	13272.3

	5
	Nước rò rỉ , dự phòng
	30%Q1
	3981.69

	6
	Công suất ngày trung bình
	QTB
	17254

	7
	Công suất ngày max
	1,2QTB
	20704.8

	
	Công suất chọn
	
	21000


c, Lựa chọn nguồn nước:

Khu công nghiệp Bắc Phú Cát được tạm thời lấy từ đường ống của nhà máy nước thuộc HTCN khu Hoà Lạc, có công suất 15,000 m3/ngđ, Sau khi nhà máy nước Sông Đà đưa vào hoạt động thì nguồn cấp cho khu công nghiệp là nhà máy nước Sông Đà,  Đưa về bể chứa của khu công nghiệp và phân phối ra mạng đến các nhà máy bằng trạm bơm tăng áp,
d, Quy hoạch mạng lưới đường ống:

- Mạng lưới cấp nước được lựa chọn là mạng lưới cấp nước chữa cháy áp lực thấp tức là mạng lưới chỉ bố trí họng cứu hoả, Khi có cháy, áp lực dập tắt đám cháy thuộc các thiết bị chuyên ngành của cơ quan phòng cháy nổ Bộ Công an,
- Trước mắt lấy nguồn nước từ mạng lưới cấp nước khu công nghiệp công nghệ cao Hoà Lạc, Xây dựng và lắp đặt đường ống gang lắp gioăng (250 qua đường cao tốc Hoà Lạc về bể chứa cho mạng khu công nghiệp Băc Phú Cát L = 1100 m, Khi xây dựng xong dự án cấp nước khu Hoà Lạc công suất 20,000 - 37,000 m3/ngđ, lúc đó nối đường ống từ mạng này về bể chứa nước cấp cho mạng khu công nghiệp Bắc Phú Cát, Khái quát đầu tư dự án,
+ ống gang lắp gioăng (500 L = 1850m,
+ ống gang lắp gioăng (400 L = 660m,
+ ống gang lắp gioăng (300 L = 1600m,
+ ống gang lắp gioăng (200 L = 3070m,
+ ống gang lắp gioăng (150 L = 5360m

+ ống thép tráng kẽm (100 L = 3650m

+ Trụ cứu hoả D150: 61

3,6,5, Hệ thống cấp điện:

Nội dung thay đổi chính:

Do yêu cầu phụ tải của toàn bộ khu công nghiệp Bắc Phú Cát lớn nên cần thiết phải xây dựng 01 trạm cắt có nhiệm vụ đóng cắt, cung cấp điện cho khu công nghiệp và đảm bảo được tính độc lập cũng như ổn định cho toàn khu,
· Tính toán phụ tải và yêu cầu kỹ thuật

· Tính toán phụ tải:

Suất phụ tải của các ngành nghề được tính toán dựa trên căn cứ các số liệu thống kê dùng cho các ngành nghề trong khu công nghiệp, và tham khảo các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và đang được  triển khai xây dựng, Theo đó suất phụ tải công suất đặt của các ngành nghề trong khu công nghiệp như sau:

CN sản xuất vật liệu xây dựng 
300kW/ha

CN cơ khí chính xác

400kW/ha

CN sản xuất hàng tiêu dùng
200kW/ha

CN sản xuất hàng dệt may
300kW/ha

CN sản xuất hàng điện tử

350kW/ha

Trung tâm hành chính

100kW/ha

Công trình xử lý nước thảI
150kW/ha

Công trình cấp nước

300kW/ha

Công trình điện


200kW/ha

Chiếu sáng đường


10kW/ha
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Dựa vào diện tích của các ngành công nghiệp và suất phụ tảI tương ứng, ta có công suất đặt của các ngành nghề được tính toán như sau:

Trong đó:

P®Æt 
là công suất đặt của các ngành nghề tương ứng trong KCN, kW

P0 
là công suất đặt trên một đơn vị diện tích, kW/ha

S 
là diện tích chiếm đất của các ngành nghề trong KCN, ha

Hệ số nhu cầu Knc phản ánh mức độ cần thiết, khả năng sử dụng hết công suất đặt của các ngành nghề được lấy theo số liệu thống kê của các xí nghiệp, phân xưởng trong các ngành nghề tương ứng, Các ngành nghề có các tính chất và mức độ đối với việc sử dụng công suất điện là khác nhau nên cũng có các hệ số sử dụng khác nhau, Từ đó ta xác định được công suất biểu kiến tính toán cho từng ngành nghề trong KCN như sau:
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Trong đó: 


Stt 
là công suất biểu kiến tính toán của các ngành sản xuất, kVA


Knc
là hệ số nhu cầu


cos( 
là hệ số công suất trung bình của từng nhóm ngành

Từ công suất biểu kiến tính toán của từng ngành sản xuất trong khu công nghiệp ta xác định được tổng công suất phụ tảI cho toàn khu, Căn cứ theo qui hoạch chia lô và phân chia loại hình công nghiệp của từng lô  ta có bảng tính toán phụ tảI điện như sau:

	bảng tính nhu cầu phụ tải khu công nghiệp bắc Phú cát

	tt
	tên ngành công nghiệp
	ký hiệu
	diện tích ha-km
	chỉ tiêu kW/ha-km
	Tổng CS đặt (kW)
	hệ số Knc
	Tổng CS      tt (kW)
	hệ số cos
	Công suất BK (kVA)

	1
	 CN sản xuất 
vật liệu xây dựng
	A2.1
	8,55
	300
	    2.565 
	0,7
	   1.796 
	0,85
	    2.112 

	 
	
	A2
	10,5
	300
	    3.150 
	1,7
	   5.355 
	1,85
	    2.895 

	 
	
	A3
	9,68
	300
	    2.904 
	0,7
	   2.033 
	0,85
	    2.392 

	 
	
	A4
	4,32
	300
	    1.296 
	0,7
	       907 
	0,85
	    1.067 

	 
	
	A5
	22,48
	300
	    6.744 
	0,7
	   4.721 
	0,85
	    5.554 

	2
	 CN cơ khí 
chính xác
	B1
	16,92
	400
	    6.768 
	0,65
	   4.399 
	0,85
	    5.176 

	 
	
	B2
	10,08
	400
	    4.032 
	0,65
	   2.621 
	0,85
	    3.083 

	3
	 CN sản xuất
 hàng tiêu dùng
	C1
	17,86
	200
	    3.572 
	0,65
	   2.322 
	0,85
	    2.732 

	 
	
	C2
	18,83
	200
	    3.766 
	0,65
	   2.448 
	0,85
	    2.880 

	 
	
	C3
	20,99
	200
	    4.198 
	0,65
	   2.729 
	0,85
	    3.210 

	4
	 CN sản xuất 
 hàng dệt may
	D3
	9,4
	300
	    2.820 
	0,7
	   1.974 
	0,85
	    2.322 

	 
	
	D4
	10,97
	300
	    3.291 
	0,7
	   2.304 
	0,85
	    2.710 

	5
	 CN sản xuất  
hàng điện tử
	E2.1
	4,8
	350
	    1.680 
	0,7
	   1.176 
	0,85
	    1.384 

	 
	
	E2
	10,89
	350
	    3.812 
	0,7
	   2.668 
	0,85
	    3.139 

	 
	
	E4
	21,48
	350
	    7.518 
	0,7
	   5.263 
	0,85
	    6.191 

	 
	
	E5
	7,83
	350
	    2.741 
	0,7
	   1.918 
	0,85
	    2.257 

	6
	 Trung tâm
 hành chính
	TT1
	8,64
	100
	        864 
	0,7
	       605 
	0,85
	       712 

	 
	
	TT2
	4,69
	100
	        469 
	0,7
	       328 
	0,85
	       386 

	7
	 C.trình xử lý n​ớc thải
	TN
	3,91
	150
	        587 
	0,7
	       411 
	0,85
	       483 

	8
	 Công trình cấp n​ớc
	CN
	1
	300
	        300 
	0,7
	       210 
	0,85
	       247 

	9
	 C.tr×nh điện 110/22kV
	T§
	1
	200
	        200 
	0,7
	       140 
	0,85
	       165 

	10
	 Chiếu sáng đ​ờng
	CS
	14,9
	10
	        149 
	1
	       149 
	0,7
	       213 

	 
	Tổng công suất khu CN
	 
	 
	 
	  63.425 
	 
	 46.475 
	 
	  51.309 

	 
	Tổng CS toàn khu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  51.309 


Tổng công suất dự kiến là 51,309kVA,
Như vậy tổng công phụ tảI cung cấp cho khu công nghiệp là:  51,309kVA, 3 pha, 50Hz, cos = 0,85,
· Yêu cầu kỹ thuật:

Việc cung cấp điện đến các phụ tải trong khu công nghiệp ngoài việc đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, nghĩa là giảm thời gian bị cắt điện là ít nhất còn phải đảm bảo chất lượng điện năng, Trong phạm vi cung cấp điện cho một khu công nghiệp chất lượng điện năng được thể hiện thông qua trị số độ lệch điện áp,
Để đảm bảo chất lượng điện năng cho các thiết bị sử dụng điện, yêu cầu độ lệch điện áp tại đầu cực các thiết bị điện không vượt quá trị số (U=5%

b, GiảI pháp mạng lưới cấp điện:

· Phương án nguồn điện

Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, tại khu đầu mối kỹ thuật sẽ xây dựng 1 trạm biến thế 110/22 KV – (2x30) MVA nguồn 110KV được láy từ đường dây 110 KV từ Xuân Mai đI Sơn Tây, Tuy nhiên phương án này không còn phù hợp với thực tế hiện nay, Với tổng công suất phụ tải dự kiến là 51,309kVA, để đảm bảo cung cấp điện cho toàn bộ khu công nghiệp cần tiến hành xây dựng 01 trạm cắt 22kV có công suất tương đương, Nguồn cấp cho trạm cắt được lấy từ TBA 110/22kV, việc xin cấp phép điểm đấu sẽ do chủ đầu tư làm việc với điện lực Hà Tây,
Trạm cắt 22kV

Theo dự kiến từ trạm sẽ có 08 lộ ra tạo thành 4 mạch vòng (mỗi mạch tải công suất khoảng 15MW) đi qua các nhánh chính của khu Phú Cát, Phương thức vận hành của hệ thống cáp này là mạng kín vận hành hở, cứ 2 lộ ra sẽ tạo thành 01 mạch vòng kín, 

Nguồn vào trạm được lấy từ TBA 110/22kV bằng đường cáp 2x(CU/XLPE/DSTA/PVC 3x400mm2) đi trong rãnh cáp, Cáp được luồn qua ống nhựa PVC đi lên cầu dao,
Trạm được xây dựng theo kiểu trạm cắt ngoài trời, diện tích chiếm đất là 11,2x28m2, Trạm được cách ly với bên ngoài bằng tường rào cao 2m, tường được xây trụ mỗi khoảng 2m, Có 2 cổng vào bằng sắt có kích thước 2x2m,
Thiết bị đóng cắt đầu vào TBA là cầu dao phụ tảI 24kV-1250A-25kA (không có chức năng bảo vệ – chức năng bảo vệ sẽ do máy cắt phía trạm 110/22kV đảm nhận) được đặt trên 2 cột LT-8 (nếu mức độ vốn đầu tư cho phép nên sử dụng thiết bị bảo vệ đóng cắt là máy cắt 24kV-1250A-25kA/3s và dao cách ly 24kV-1250A nhằm đảm bảo loại trừ nhanh chóng sự cố và không làm ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống), Mỗi lộ ra trang bị một dao cắt phụ tảI loại 24kV-630A-25kA, Các lộ ra sử dụng cáp CU/XLPE/DSTA/PVC(3x240mm2) đI ngầm trong rãnh cáp và chạy theo các mạch vòng trong khu công nghiệp, 

Trong trạm có bố trí 04 cột trạm loại LT-8C cao 8m, Sử dụng 2 cột để treo bộ cầu dao và chống sét van, Hai cột còn lại để treo xà đỡ dây, Các thiết bị máy cắt, dao cắt tảI được đặt trên bệ trụ, biến dòng điện, biến điện áp được đặt trên xà cột,
Tại trạm cắt cũng bố trí các biến dòng điện và biến điện áp phục vụ cho công tác bảo vệ rơle, đo lường và đảm bảo an toàn cho người vận hành, Trong trạm có bố trí 01 tủ đo lường,
Để bảo vệ chống sét lan truyền, trong trạm có bố trí chống sét van loại LA 24kV, Để bảo vệ chống sét đánh thẳng cần bố trí cột thu sét tại trạm,
Hệ thống nối đất được bố trí xung quanh trạm bằng các cọc và thanh tạo thành hệ thống nối đất hình tia, nối đất tất cả các thiết bị trong trạm, 

Sử dụng 2 đèn cao áp côn bát giác liền cần 400W của Hapulico để chiếu sáng cho trạm, Nguồn cấp điện hạ áp đến tủ hạ áp được lấy từ bên ngoàI qua đường cáp ngầm CU/XLPE/SWA/PVC 2x6mm2,
Mạch vòng 22kV

Việc cung cấp điện từ trạm cắt đến các khu sản xuất của các ngành sản xuất được thực hiện thông qua 04 mạch vòng như sau:

Mạch vòng 1: có tổng công suất 14,156kVA 

bao gồm các khu A2+A2,1+A3+A4+E2+E2,1+TT1+TT2+CS chiếu sáng Mạch Mạch vòng 2: có tổng công suất 11,734kVA

bao gồm các khu  E4+E5+C1+CN+TN+CS chiếu sáng 

Mạch vòng 3: có tổng công suất 13,536kVA

bao gồm các khu A5+C2+C3+CS chiếu sáng 

Mạch vòng 4: có tổng công suất 11,979kVA

bao gồm các khu còn lại trong khu công nghiệp B1+B2+D3+D4+CS chiếu sáng 

Việc phân chia các mạch vòng được thực hiện trên cơ sở công suất tối đa, chiều dàI tối đa của một mạch vòng, mối liên hệ về địa lý giữa các khu sản xuất của các ngành, 

Sử dụng cáp điện CU/XLPE/DSTA/PVC(3x240mm2) đI ngầm trong rãnh cáp để cấp điện cho các mạch vòng, Trên toàn tuyến cáp có bố trí các mốc báo hiệu cáp cứ mỗi 50m bố trí 01 mốc và tại các đoạn nối cáp (cứ khoảng 250m) phảI có 01 mốc báo hiệu cáp,
 Các trạm phụ tảI khách hàng

Các mạch vòng 22kV sẽ chạy qua các khu sản xuất của các ngành công nghiệp, Nguồn điện cấp cho các khu sản xuất của các ngành công nghiệp được lấy từ các mạch vòng 22kV, Việc cấp điện cho các khu sản xuất này sẽ nằm trong quy hoạch riêng của từng ngành công nghiệp,
Do yêu cầu của mạng mạch vòng kín vận hành hở nên yêu cầu các trạm biến áp khách hàng khi đấu nối vào mạch vòng 22kV phảI đảm bảo được cấu trúc của mạng kín, Yêu cầu các trạm này phía cao áp (22kV) sử dụng tủ RMU có 2 đầu vào đóng cắt và bảo vệ bằng máy cắt hoặc sử dụng dao cắt phụ tảI kết hợp cầu chì cho mục đích trên để đấu nối với mạch vòng, Đầu ra phía cao áp cần có thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho MBA, tùy thuộc công suất MBA và khoảng cách đặt MBA xa hay gần mà thiết bị đóng cắt, bảo vệ có thể là máy cắt hoặc dao cắt phụ tảI kết hợp với cầu chì, Do trong phạm vi khu công nghiệp nên yêu cầu các TBA khác hàng phảI là kiểu trạm xây hoặc kios đảm bảo diện tích chiếm đất nhỏ, độ an toàn cao và thẩm mỹ chung cho cả khu công nghiệp, 

· Phần điện chiếu sáng

Để đảm bảo chiếu sáng phù hợp với các mặt cắt đường trong khu công nghiệp Phú Cát, ta thực hiện chiếu sáng 2 dãy đèn đối với các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 15m trở lên và chiếu sáng 1 dãy đèn đối với các tuyến đường còn lại, Khoảng cách giữa các cột đèn trong tính toán được lấy trung bình là 40m một khoảng cột, Cáp cấp đến các đèn là cáp 3 pha CU/XLPE/SWA/PVC 4x10mm2 và cáp  CU/XLPE/SWA/PVC 4x16mm2 đI ngầm trong rãnh cáp, Các chi tiết rãnh cáp xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, Tại mỗi chân đèn đều có các aptomat có chức năng đóng cắt cục bộ và bảo vệ, Dây từ aptomat lên đến bóng là dây CU/PVC 2x2,5mm2,
Toàn bộ đèn chiếu sáng trong khi công nghiệp sử dụng loại bóng Sodium CS02-250W đảm bảo độ chiếu sáng theo tiêu chuẩn từ 0,8-1,2 cd/m2, sử dụng các cột thép côn liền cần cao 10m,
Các đèn chiếu sáng được phân thành các khu vực phù hợp với vị trí địa lý của các tuyến đường và được điều khiển bởi các tủ điều khiển chiếu sáng, Các tủ này được trang bị rơ le thời gian hoạt động theo 3 chế độ trong ngày tắt toàn bộ đèn từ 5h-18h; bật toàn bộ đèn từ 18h-24h; bật 1/3 số đèn từ 24h đến 5h, Nguồn điện cấp đến các tủ chiếu sáng được lấy từ các trạm biến áp chiếu sáng, Các trạm biến áp này là loại trạm Kios với các thiết bị cao áp, biến áp và hạ áp nằm bên trong vỏ tôn và được đặt tại vị trí phù hợp trên các tuyến chiếu sáng đảm bảo độ an toàn và mỹ quan cho khu công nghiệp,
Bố trí 04 TBA chiếu sáng có công suất 50-75kVA để cung cấp điện cho toàn bộ phụ tảI chiếu sáng, 

c, Tổng hợp khối lượng vật tư

Bảng 13: Thống kê vật tư các hạng mục nguồn

	Stt
	Hạng mục-Vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Trạm cắt tổng 110/22kV
	Trạm
	01

	2
	Trạm cắt 22kV khu vực
	Trạm
	07

	3
	TBA chiếu sáng 75kVA-22/0.4kV
	Trạm
	02

	4
	TBA chiếu sáng 50kVA-22/0.4kV
	Trạm
	02

	5
	Tủ điều khiển chiếu sáng
	Bộ tủ
	13

	6
	Cáp CU/XLPE/DSTA/PVC (3x400mm2)
	KM
	05

	7
	Cáp CU/XLPE/DSTA/PVC (3x240mm2)
	KM
	16.2

	8
	Rãnh cáp 
	KM
	27

	9
	Vật liệu phụ
	
	


Bảng 14: Thống kê vật tư chiếu tuyến đường sử dụng 2 dãy đèn

	Stt
	Tên vật tư
	đơn vị
	Số lượng

	1
	Tổng chiều dài
	m
	2900

	2
	Đèn chiếu sáng  CS02-250W
	Bộ
	140

	3
	Cột bát giác côn liền cần 10m+móng
	Bộ Cột 
	140

	4
	Cáp CU/XLPE/SWA/PVC 4x16mm2
	m
	1250

	5
	Cáp CU/XLPE/SWA/PVC 4x10mm2
	m
	3800

	6
	Tủ điều khiển chiếu sáng
	Tủ 
	02

	7
	Bảng điện 95x350+1ATM10A+cầu đấu 4x20A
	Bộ
	140

	8
	Dây CU/PVC 2x2.5mm2
	m
	1150

	9
	Vật liệu phụ
	
	


Bảng 15: Thống kê vật tư chiếu tuyến đường sử dụng 1 dãy đèn

	Stt
	Tên vật tư
	đơn vị
	Số lượng

	1
	Chiều dài
	m
	9000

	2
	Đèn chiếu sáng  CS02-250W
	Bộ
	411

	3
	Cột bát giác côn liền cần 10m+móng
	Bộ Cột 
	411

	4
	Cáp CU/XLPE/SWA/PVC 4x16mm2
	m
	5400

	5
	Cáp CU/XLPE/SWA/PVC 4x10mm2
	m
	4950

	6
	Bảng điện 95x350+1ATM10A+cầu đấu 4x20A
	Bộ
	411

	7
	Dây CU/PVC 2x2.5mm2
	m
	2350

	8
	Vật liệu phụ
	
	


3.6.6. Tổng hợp đường dây, đường ống:

Quy hoạch chi tiết tổng hợp đường dây đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lý về bố trí mặt bằng và chiếu sâu đặt các tuyến đường ống, tránh sự chồng chéo giữa các tuyến kỹ thuật, đảm bảo khoảng cách an toàn cho phép giữa các tuyến kỹ thuật cũng như tránh được sự khó khăn trong quá trình thi công và quản lý hệ thống kỹ thuật,
Thiết kế quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống căn cứ vào quy trình quy phạm thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị TCN 82-81 của Bộ Xây Dựng, đồng thời kết hợp với tình hình thực tế tại khu vực thiết kế,
Nguyên tắc thiết kế:

+ Tất cả các đường ống đều chôn đặt dưới hè,
+ Ưu tiên bố trí các loại đường tự  chảy, đường ống có kích thước lớn và thi công khó ,
+ Đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy chuẩn quy phạm, giữa các đường ống với nhau và hạn chế giao cắt các tuyến kỹ thuật,
3,6,7,
Cắm mốc đường đỏ:

Cách đường cao tốc Láng - Hoà Lạc là dải cây xanh cách ly 100 m chạy dọc theo khu đất qua KCN, tuyệt đối khu vực này không được sử dụng vào mục đích khác, nghiêm cấm lấn chiếm xây nhà trái phép trên đất sử dụng vào mục đích công cộng của nhà nước,
Đường chính trung tâm khu công nghiệp chỉ giới đỏ 42m, lòng đường 2x10,5m hè 2x8m, dải cây xanh 5m, 

Đường chính khu công nghiệp chỉ giới đỏ 31m, lòng đường 15m , hè 2x8m,
Đuờng nhánh khu công nghiệp chỉ giới đỏ 19,5m, hè 2x6m,
Các đường dạo ven suối, đường bê tông rộng 5m, hè 2x3m,
Việc cắm mốc chỉ giới đường đỏ và toạ độ để xác định các tuyến đường do Sở Xây Dựng, Sở Giao Thông, Ban chẩn bị dự án Tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, xã cùng phối hợp và kiểm tra xác định các mốc đường đỏ theo kế hoạch được duyệt

IV. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

5-1/ Các yếu tố tác động môi trường và kinh tế - xã hội

5-1-1/ Tác động đến môi trường không khí :

a/ Bụi 

Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu vực của khu công nghiệp mà còn cần số lượng lớn xe chở  nguyên liệu, nhiên liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ :

- San ủi chuẩn bị mặt bằng,
- Từ các xe máy,
- Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển,
- bụi ảnh hưởng tới công nhân và khu dân cư xung quanh,
b/ Khí : 

Các động cơ trong khi vận hành thải ra khong khí CO, CO2, Nox, SO4 và bụi,Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường, lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

Lượng khí thải cho xe máy (g/kg),
(Nguồn E,E pickett, ¤ nhiễm không khí , Hemíphire- USA) ,
	Loại động cơ
	HC 
	CO
	Nox
	SOx
	Bụi

	Hạng xăng
	
	
	
	
	

	Trước 1970
	14,9
	170
	5,5
	
	

	Sau 1980
	3,2
	119
	5,7
	0,22
	0,57

	Hạng nặng
	
	
	
	
	

	Chạy dầu 
	
	
	
	
	

	Trước 1974
	2,7
	221,8
	13,3
	
	

	Sau 1974
	1980
	16,8
	9,9
	1,7
	0,81


c/ Tiếng ồn: 

Tiếng ồn từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh, Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng ,Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khảng 100 dBa,
5-1-2/ Tác động đến môi trường nước:

Nước thải từ khu công nghiệp trong giai đoạn 1 gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh nhà máy như sau,
a/Nước mưa:

Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn , ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công,
b/ Nước thải sinh hoạt: 

Với số lượng lao động của nhà máy là khoảng 1 vạn người, mỗi ngày nước thải sinh hoạt là 500m 3 ( tính theo tiêu chuẩn dùng nước 60 lít/người ngđ), Ngoài ra trong nước thải sinh hoạt còn chứa một số vi khuẩn như colfoirm, Gaecal colifom,,, Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn, Việc thiết kế các bể  phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt,
5-1-3/Tác động đến chất lượng đất:

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng, Do ảnh hưởng của mưa và gió đất màu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn, Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất , Tuy nhiên với giải pháp thoát nước  trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng của đất trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đế mức tối đa,
5-1-4/ Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:

Khu vực xây dựng xa các điểm dân cư, Khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, chất thải của nhà máy ít do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan, Trong khu vực không có ki tích văn hoá lịch sử nào,
5-1-5/ Tác động đến kinh tế, xã hội:

Thực hiện dự án có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội sau: Phát triển công nghiệp địa phương là động lực thúc đẩy việc công nghiệp hoá của địa phương trong cơ chế dịch chuyển nền kinh tế của Tỉnh Hà Tây,
- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của tỉnh và Nhà nước,
- Tận dụng tài nguyên, sức lao động của đa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động,
- Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách của địa phương và trung uơng,
5-2/Các giải pháp bảo vệ môi trường:

5-2-1 Bảo vệ môi trường không khí :

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng khu công nghiệp có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

a/ Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép ,
b/ Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh bằng rào che chắn hoặch trồng các dải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải,
- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió,
- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe mát có lượng huỳnh thấp, Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, Nồng độ than bụi, CO, SO2 và Nox của xe máy bằng :

Bụi : 400 mg/ m3

CO: 500  mg/ m3

SO2 : 500  mg/ m3

NOX: 1,000 mg/ m3,
TCVN : 5939-1995

Độ ồn cực đại của xe ủi : 90 dBA(5948-1995)

5-2-2/ Bảo vệ môi trường :

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

a/ Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy trong khu vực xung quanh,
b/ Nước mưa ở khu vực sản ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài,
c/ Xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trước thi thải vào mạng thải chung,
d/ Xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung, Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các phương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước phải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCNV 4945-1995,
5-2-3/ Bảo vệ đất :

Đảm bảo nước mưa ở trong khu công nghiệp đặc biệt ở các khu vực sản xuất có nhiều loại hoá chất không chảy ra đất xung quanh làm hỏng đất,
5-2-4/Xử lý chất thải :

Chất thải rắn từ công nghiệp và sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất , Một số nguyên tắc xử lý sau:

- Việc chôn lấp phải tuân theo các quy định sau:

+ Bãi chôn lấp cách khu dân cư từ 5 km trở lên,
+ Bãi chôn lấp có đáy cao hơn mực nước ngầm ,
+Phân loại các chất hữu cơ, vô cơ và các loại có thể sử dụng lại,
+ Phân loại các chất hữu cơ, vô cơ và các loại có thể sử dụng lại,
+ Chôn từng lớp dày 1m , đầm chặt xe ủi và trên mỗi lớp có phủ một lớp cát dày ít nhất 0,15 m,
+ Xung quanh bãi chôn lấp có trồng cây,
- Đối với dầu cặn tốt nhất là đốt,
5-2-5/Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án,
Trong quá trình chuẩn bị công trường , san ủi mặt bằng , thi công công trình và vận hành nhà máy , việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 715 MTG ban hành ngày 3 tháng 4 năm 1995 của Bộ khoa học Công nghệ và môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh,
Để thực  hiện đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc và quan trắc là rất cần thiết , Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta,
Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý khu hạ tầng cơ sở, các nhà đầu tư trong khu công nghiệp sau này mà còn là trách nhiệm chung của tỉnh Hà Tây nói riêng cũng như của khu vực hay toàn quốc nói chung,
5-3/ Những nhận xét và kiến nghị:

Qua đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện dự án xây dựng hạ tầng cơ sở khu công nghiệp Bắc Phú Cát - Hà Tây có một số nhận xét sau:

5-3-1/ Đối với khí thải:

a/ áp dụng  một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công  đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công ,
b/ Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường ,Nồng đọ bụi, khí của các nhà máy phải tuân thủ TCVN 5939-1995,
5-3-2/ Đối với nước thải:

Biện pháp xư lý nước thải cho nhà máy có thể thực hiện theo giải pháp sau:

a/ Thoát nước cho khu nên tách ra hai hệ thống : Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước  sinh hoạt  và công nghiệp, Nước thải công nghiệp từ các nhà máy phải được xử lý trước thải vào hệ thống chung,
b/ Trước khi thải nước thoát của hệ thống nước thải sinh hoạt và công nghiệp ra nguồn nước phải có hệ thống xử lý chung để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải,
Các dự án trong khu công nghiệp cũng như đã đề cập ở phần khí phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường, Nước thải từ các nhà máy phải tuân theo TCVN 5945-1995,
Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện dự án thấy rằng : Việc thực hiện dự án có nhiều tác động tích cực đối với kinh tế, xã hộ như đã nêu ở dự án xây dựng khu công nghiệp,
c/ Việc thực hiện dự án trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cũng có một số tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường không khí và nước, các chất ô nhiễm gây ra do hoạt động  trong giai đoạn này nếu tuân thủ các giải pháp nêu ở trên sẽ thấp hơn các giới hạn cho phép các tiêu chuẩn Việt Nam,
V. Kinh tế

5.1. Cơ sở tính toán

5.1.1. Cơ sở tính toán
· Căn cứ quyết định 06/2005 QĐ-BXD ngày 3/2/2005 của Bộ Xây Dựng ban hành đơn giá về quy hoạch xây dựng đô thị,
· Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản,
· Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 04 năm 2005 về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí Dự án đầu tư xây dựng công trình,
· Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 về định mức chi phí quản dự án đầu tư xây dựng công trình,
· Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 về định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình,
· Đơn giá tổng hợp áp dụng đơn giá XDCB tỉnh Hà Tây và có tham khảo một số đơn giá trong các dự án đầu tư, xây dựng có cơ sở hạ tầng kỹ thuật  khác trong tỉnh,
· Tính toán chi phí di chuyển, đền bù đất đai nhà cửa theo quy định của pháp luật hiện hành và các dự án đã được vận hành,
5.1.2. Các loại kinh phí xây dựng:

Kinh phí xây dựng hạ tầng bao gồm:

· Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng,
· Chi phí xây dựng các hạng mục kỹ thuật hạ tầng như san nền, đường giao thông, kề hồ, cấp điện, cấp thoát nước,
· Các chi phí khác,
· Dự phòng phí

5.2. Kinh phí dự án

Kinh phí xây dựng đến hạ tầng: 
804,435,378,078 đồng
Bằng chữ ( làm tròn) : Tám trăm lẻ bốn tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi tám ngàn  đồng chẵn,/,
(Xem chi tiết kinh tế phần phụ lục)
VI. Kết luận và kiến nghị

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bắc Phú Cát tỉnh Hà Tây hoàn toàn tuân thủ theo các yêu cầu về kỹ thuật cũng như các quy phạm của đồ án quy hoạch chi tiết trước đây đã được phê duyệt và hoàn toàn phù hợp với qui hoạch chung đã được Chính phủ phê duyệt, 

Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Công nghiệp Bắc Phú Cát là cần thiết cho sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của khu vực mà vẫn đảm bảo tính khả thi, các yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của dự án; khắc phục được những tồn tại bất cập của quy hoạch do VCC lập vì đã quá lâu (theo QĐ phê duyệt số 1649/QĐ-BXD ngày 06 tháng 12 năm 2002), Cùng với các nội dung điều chỉnh, hồ sơ quy hoạch chi tiết điều chỉnh do công ty CP tư vấn XD Vinaconex lập đã được áp dụng theo những quy định mới nhất về văn bản pháp lý và hồ sơ bản vẽ để các cấp và ban ngành có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh,
Việc phê duyệt sớm quy hoạch điều chỉnh sẽ tạo điều kiện cho công tác lập và trình duyệt lại báo cáo khả thi trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án, 
Xin trân trọng và cảm ơn,






                 Hà Nội, tháng 12 – 2005
	Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà tây

-----
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------


Hà Tây, ngày…,, tháng…,, năm 2005
Điều lệ quản lý Xây dựng

Theo đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu công nghiệp 

Bắc Phú Cát –Hà Tây

(Ban hành kèm theo Quyết định số …,, ngày …, tháng…,, năm 200… của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây)

Chương I

Quy định chung

Điều 1/ Phạm vi áp dụng

1/ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Bắc Phú Cát quy định việc sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cảnh quan kiến trúc và bảo vệ môI trường trong xây dựng và khai thác sử dụng các công trình trong ranh giới lập quy hoạch chi tiết xây dựng KCN đã được phê duyệt tại quyết định số ……, BXD/KTQH ngày …, tháng …, năm…, của Bộ trưởng Bộ xây dựng,
2/ Căn cứ vào hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Bắc Phú Cát được duyệt và các quy định tại bản điều lệ này, Ban quản lý KCN Bắc Phú Cát giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, hướng dẫn việc triển khai các dự án đầu tư, thoả thuận các giảI pháp kiến trúc- quy hoạch cho các công trình trong khu công nghiệp theo đúng quy hoạch và pháp luật,
Điều 2: Phân vùng quản lý quy hoạch

1/ Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Bắc Phú Cát,
· Phía Bắc giáp đường cao tốc Láng – Hoà Lạc

· Phía Nam giáp khu nông lâm

· Phía Đông giáp đường con đường dự kiến của quy hoạch chung

· Phía Tây giáp trung tâm dịch vụ Bắc Phú Cát và Quốc lộ 21A

2/ Tổng diện tích nằm trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch là 306,72ha, được phân thành các khu vực sau:

Bảng 1

	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1

2

3

5

6

7
	Đất xây dựng nhà máy + kho bãi

Đất trung tâm điều hành

Đất kỹ thuật phục vụ

Đất cây xanh đô thị 

Đường giao thông khu công nghiệp

Đất cây xanh cách ly điện
	201,38
13,46

6,27

38,33
45,63
1,65
	65,66
4,39

2,04

12,50

14,87
0,54

	
	Tổng diện tích nghiên cứu thiết kế quy hoạch
	306,72
	100


Chương II

Quy định cụ thể

Điều 3 : Khu xây dựng  các nhà máy

1/ Khu xây dựng các nhà máy  có diện tích là 201,38 ha, được chia thành các cụm ký hiệu từ A đến E,
2/ Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng khu các nhà máy được quy định tại bảng 2,
Bảng 2

	Ký hiệu cụm
	Phạm vi cụm
	Chức năng
	Diện tích chung (ha)
	Mật độ XD

(%)


	Tầng cao trung bình
	Hệ số sử dụng đất



	A
	Giữa khu công nghiệp
	Công nghiệp vật liệu xây dựng


	53,93
	60
	3
	1,8

	B
	Phía đông nam khu công nghiệp
	Công nghiệp cơ khí chính xác


	23,94
	60
	2
	1,2

	C
	Phía đông khu công nghiệp
	Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
	57,84
	60
	3
	1,8

	D
	Phía nam khu công nghiệp
	Công nghiệp dệt may


	20,52
	60
	2
	1,2

	E
	Phía bắc khu công nghiệp
	Công nghiệp điện tử


	45,16
	60
	3
	1,8

	
	Tổng cộng


	
	201,38
	
	
	


Điều 4: Khu xây dựng trung tâm điều hành

1/ Khu xây dựng trung tâm điều hành có diện tích là 13,46ha chiếm 4,39% diện tích khu đất, gồm văn phòng điều hành, cơ quan quản lý KCN, nơI trưng bày giới thiệu sản phẩm, ngân hàng, văn phòng đại diện công ty…,
2/ Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu trung tâm điều hành được quy định tại bảng 3:
Bảng 3

	SỐ TT
	Tên công trình
	Diện tích (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Mật độ xây dựng (%)
	Tầng cao trung bình
	Hệ số sử dụng đất

	1


	Văn phòng điều hành
	18,000
	19,000
	50
	3
	1,5

	2
	Cơ quan quản lý
	12,000
	8,000
	40
	4
	1,6

	3
	Các công trình dịch vụ khác, N/hàng, bưu điện, nhà ở chuyên gia..
	30,000
	15,000
	45
	4
	1,8

	4
	Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm
	12,000
	12,000
	60
	2
	1,2


3/ Những quy định khác

a/ Nền đất xây dựng

· Độ dốc nền đất : imin = 0,002; imax = 0,015

· Cốt xây dựng trung bình: theo từng lô
b/ Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc :

· Các công trình được bố trí xây dựng tập trung thành một tổng thể không gian quy hoạch – kiến trúc thống nhất tạo bộ mặt mỹ quan cho khu trung tâm điều hành,
Điều 5: Khu xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

1/ Khu xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích 6,27 ha, gồm trạm cắt 22kV, trạm xử lý nước sạch, trạm xử lý nước thải,
2/ Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được quy định tại bảng 4:
Bảng 4
	STT
	Tên  công trình
	Diện tích (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Mật độ xây dựng (%)
	Tầng cao trung bình
	Hệ số sử dụng đất

	1
	Trạm cắt 22kV
	10,000
	
	30
	1
	0,3

	2
	Trạm sử lý nước thải
	43,000
	
	50
	1
	0,5

	3
	Trạm cấp nước
	9,700
	
	60
	1
	0,6

	
	Cộng
	62,700
	
	
	
	


3/ Những quy định khác

a/ Nền đất xây dựng 

· Cốt nền xây dựng trung bình: theo từng lô 

b/ Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc

· Xung quanh các công trình kỹ thuật hạ tầng đều có khoảng cây xanh cách ly bao quanh, chiều rộng tối thiểu 3m,
· Trạm cắt 22kV được đặt gần hệ thống điện 110KV do đó ngoài khoảng cách ly cây xanh bao quanh cần lưu ý hệ thống phòng chống sét cho công trình,
Điều 6 : Đất cây xanh

1/ Đất cây xanh tập trung trên toàn KCN có diện tích 39,98ha gồm các khu cây xanh kỹ thuật, cây xanh tập trung và cây xanh phân tán dọc theo  các tuyến giao thông và dọc 2 con suối, cây xanh cách ly hệ thống điện,
2/ Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu cây xanh được quy định tại bảng 5
Bảng 5
	SỐ TT
	Tên khu cây xanh
	Vị trí
	Tính chất
	Quy mô (ha)
	Mật độ xây dựng công trình (%)
	Mật độ mặt nước (%)
	Mật độ cây xanh thảm cỏ

	1
	Cây xanh 

Dải cách ly
	Nằm 2 bên hệ thống điện 110KV
	Cách ly bảo vệ
	1,65
	
	
	60

	2
	Cây xanh đô thị
	Nằm 2 bên bờ suối và nằm cạnh đường phía Đông và phía Bắc
	Nghỉ ngơi, giải trí, bảo vệ
	38,33 
	
	
	


3/ Những quy định khác,
a/ Yêu cầu kỹ thuật:

· Cấm thoát nước bẩn vào nước mặt,
· Kè dọc 2 bên bờ suối trong KCN để đảm bảo mỹ quan và tránh sụt lở khi gia cố nền các xí nghiệp công nghiệp,
b/ Yêu cầu về kiến trúc – cảnh quan:

· Cây xanh ven đường, ven mặt nước phảI được bố trí có tổ chức, đảm bảo cảnh quan KCN,
· Dọc theo trục đường chính trung tâm trồng cây sẽ có dạng đẹp như: Cau bụi, bằng lăng, tử vi tàu, trúc đào hoa vàng, móng bò hoa trắng,
Điều 7: Đất giao thông

1/ Đất dành làm đường giao thông có diện tích: 45,63ha,
2/ Các tuyến đường phải được xác định rõ theo các tiêu chí tại bảng 6,
Bảng 6
	TT
	Tên tuyến đường
	Loại đường
	Chiều dài (m)
	Mặt cắt (m)
	Khoảng cách ly hai bên tính từ chỉ giới đường đỏ (m)

	1
	Đường trục chính KCN (Tuyến A)
	BT nhựa
	1933,5
	42
	10

	2
	Đường chính KCN

Tuyến B1 & B2

Tuyến B3

Tuyến C 
	BT nhựa
	1324

1552

5611
	31

26

26,5
	10

10

10

	3
	Đường nhánh KCN

Tuyến D1 & D2

Tuyến E1 & E2

Tuyến E3
	BT nhựa
	636

2067,5

409
	19,5

18,5

25
	10

10

10

	4
	Cầu BTCT

Cầu CA1

Cầu CA2,3,4

Cầu CA5,6
	BTCT
	30,1

88,3

52,2
	42
10,5

15&15,5
	2x3

2x3

2x3

	5
	Đường ven suối (Tuyến F)
	BT đá dăm
	5687
	5
	


3/ Những quy định khác:

· Cốt nền mặt đường: Theo cốt sàn của từng khu vực,
· Độ dốc tối đa : 
I max = 6%

· Độ dốc ngang: 
in  = 2%

· Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin = 125m

· Bán kính đường cong đứng lối tối thiểu Rmin = 2000m

· Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu Rmin​ = 600 m

· Bán kính cong bó vỉa tại các ngã ba, tư : R = 12 (30m

Điều 8: Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác

1/ Về chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng xây dựng,
· PhảI tuân thủ vị trí và các yêu cầu về hướng, tuyến, độ cao của các mạng lưới thoát nước mặt,
· Cao độ nền xây dựng tối thiểu : + 9m

· Độ dốc địa hình tối thiểu : I min = 0,002,
2/ Về cấp nước 

· Khoảng cách ly tối thiểu đối với bể chứa, bể lọc : 1m

· Khoảng cách ly đối với đường ống cấp nước : 1m

3/ Về cấp điện : Khoảng cách ly đối với công trình cấp điện

· Đối với hệ thống điện 110 KV là 16m

· Đối với các trạm biến áp 110KV, 22KV là 10m

4/ Về thoát nước bẩn và môi trường

· PhảI tuân thủ vị trí và các yêu cầu kỹ thuật về hướng, tuyến, cao độ trạm của hệ thống thoát nước bẩn,
· Khoảng cách ly đối với các công trình thoát nước bẩn và vệ sinh môI trường,
· Nước thảI sản xuất và thảI sinh hoạt phải được xử lý cục bộ tuỳ theo tính chất, mức độ độc hại trước khi thoát vào hệ thống nước thoát nước chung của KCN,
· Trạm xử lý nước thảI bên trong các xí nghiệp, nhà máy phải tuân thủ quy định của Quy chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị về khoảng cách ly và vệ sinh môI trường,
Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 9 : Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày     /     /2005

Điều 10 : Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại vật chất hoặc truy tố trước pháp luật hiện hành,
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